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Lời nói đầu

Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp.  Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

   Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành làm khoá luận tốt nghiệp.” Khoá luận ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.

Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành .

Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại  Công ty Tân Trường Thành.

Hà nội, ngày 13 tháng 8 năm 2005

                                                                   Sinh viên 

                                                                   Nguyễn Văn Chiến

Chương I

Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Trong các Doanh nghiệp sản xuất

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất.

         Kế toán là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống loài người.

         Theo quy định tái sản xuất trong doanh nghiệp cộng nghiệp bao gồm các quá trình sản xuất- phân phối tiêu thụ, các giai đoạn này được diễn ra một cách tuần tự. Sau khi kết thúc một quá trình sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp đưa ra sản phẩm sản xuất ra thị trường tiêu thụ, nghĩa là thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm đó. Trong cơ chế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt hiện nay, sự sống còn của sản phẩm chính là sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Việc bán sản phẩm là một yếu tố khách quan nó không chỉ quyết định sự tồn tại quá trình sản xuất của doanh nghiệp mà còn đảm bảo đời sống cho công nhân, người lao động sản xuất ra sản phẩm đó.

         Tiền lương là một phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử chính trị và có ý nghĩa xã hội to lớn. Nhưng ngược lại bản thân tiền lương cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của xã hội, tư tưởng chính trị. Cụ thể là trong xã hội tư bản chủ nghĩa tiền lương là sự biểu hiện bằng tiền của sức lao động, là giá cả của sức lao động biểu hiện ra bên ngoài sức lao động, Còn trong xã hội chủ nghĩa tiền lương là giá trị một phần vật chất trong tổng sản phẩm xã hội dùng để phân phối cho người lao động theo nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Tiền lương mang một ý nghĩa tích cực tạo ra sự công bằng trong phân phối thu nhập quốc dân.
1.1.1.   ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.

          Lao động là hoạt động của con người sử dụng tư liệu sản xuất tác động vào môi trường tạo ra sản phẩm, hàng hoá hược đem lại hiệu quả của công tác quản lý. Trong lao động, người lao động( công nhân, viên chức) co vai trò quan trọng nhất. Họ là những người trực tiếp tham gia vào quản lý hoạt động kinh doanh hoặc gián tiếp tham giam vào quá trình tạo ra sản phẩm hàng hoá cung cấp cho tiêu dùng của xã hội

         Phân loại lao động: 

- Lao động trực tiếp: Là những công nhân điều khiển máy móc thiết bị làm ra sản phẩm như công nhân tiện, nguội , bào, khoan trong các công ty cơ khí chế tạo.

- Lao động gián tiếp: Là các nhân viên quản lý và phục vụ có tính chất chung ở doanh nghiệp như nhân viên phân xưởng, nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp như kế toán, thống kê, tổ chức nhân sự.

* ý nghĩa của việc quản lý lao động :

         Mỗi khi có hoạt động lao động của con người diễn ra, doanh nghiệp phải chi ra các loại nguyên vật liệu, hao mòn về công cụ dụng cụ cho quá trình sản xuất và thù lao trả cho người lao động ( gọi chung là chi phí ). Chi phí về lao động là một trong ba yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp làm ra. Chi phí về lao động cao hay thâpsex ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Vì vậy muốn quản lý tốt chi phí sản xuất, trước hết cần quản lý chặt chẽ các khoản chi cho lao động và phải quản lý từ tiền lương thông qua hai chỉ tiêu cơ bản là số lượng và chất lượng lao động.
1.1.2. Khái niệm,  ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương. 

1.1.2.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương. 

 a1) Khái niệm tiền lương.

          Theo quan niệm của Mác: Tiền lương là biểu hiện sống bằng tiền của giá trị sức lao động.

         Theo quan niệm của các nhà kinh tế học hiện đại: Tiền lương là giá cả của lao động, được xác định bởi quan hệ cung cầu trên thị trường lao động.

         ở Việt nam trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương được hiểu là một bộ phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu do Nhà nước phân phối cho công nhân viên chức bằng hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao động. Hiện nay theo Điều 55 - Bộ Luật Lao Động Việt Nam quy định tiền lương của người lao động là do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. 

         Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền được trả cho người lao động dựa trên số lượng và chất lượng lao động của mọi người dùng để bù đắp lại hao phí lao động của mọi người dùng để bù đắp lại hao phí lao động của họ và nó là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân viên.Tiền lương được quy định một cách đúng đắn, là yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, nó kích thích người lao động ra sức sản xuất và làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.

         Người lao động sau khi sử dụng sức lao động tạo ra sản phẩm thì được trả một số tiền công nhất định. Xét về hiện tượng ta thấy sức lao động được đem trao đổi để lấy tiền công. Vậy có thể coi sức lao động là hàng hoá, một loại hàng hoá đặc biệt. Và tiền lương chính là giá cả của hàng hoá đặc biệt đó, hàng hoá sức lao động. Vì hàng hoá sức lao động cần được đem ra trao đổi trên thị trường lao động trên cơ sở thoả thuận giữa người mua với người bán, chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Do đó giá cả sức lao động sẽ biến đổi theo giá cả của các yếu tố cấu thành cũng như quan hệ cung cầu về lao động. Như vậy khi coi tiền công là giá trị của lao động thì giá cả này sẽ hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Giá cả sức lao động hay tiền công có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào cung cầu hàng hoá sức lao động. Như vậy giá cả tiền công thường xuyên biến động nhưng nó phải xoay quanh giá trị sức lao động cung như các loại hàng hoá thông thường khác, nó đòi hỏi một cách khách quan yêu cầu tính đúng, tính đủ giá trị của nó. Mặt khác giá tiền công có biến động như thế nào thì cũng phải đảm bảo mức sống tối thiểu để người lao động có thể tồn tại và tiếp tục lao động.

a2) Khái niệm BHXH, BHYT, KPCĐ.

         Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động.

         Trong trường hợp người lao động tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đó là khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn hay tử tuất... sẽ được hưởng khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đó là khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội.

         BHXH chính là các khoản tính vào chi phí để hình thành lên quỹ BHXH, sử dụng để chi trả cho người lao động trong những trường hợp tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động.

         Khoản chi trợ cấp BHXH cho người lao động khi bị ốm đau, thai sản, tại nạn lao động .. được tính trên cơ sở lương, chất lượng lao động và thời gian mà người lao động đã cống hiến cho xã hội trước đó.

         Nhằm xã hội hoá việc khám chữa bệnh, người lao động còn được hưởng chế độ khám chữa bệnh không mất tiền bao gồm các khoản chi về viện phí, thuốc men, khi bị ốm đau. Điều kiện để người lao động khám chữa bệnh không mất tiền là người lao động phải có thẻ bao hiểm y tế.Thẻ BHYT được mua từ tiền trích BHYT. Đây là chế độ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Ngoài ra để phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn được thành lập theo luật công đoàn, doanh nghiệp phải trích theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. KPCĐ là khoản trích nộp sử dụng với mục đích cho hoạt động của tổ chức công đoàn đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho người lao động.

1.1.2.2. ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương.

          Tiền lương là yếu tố cơ bản để quyêt định thu nhập tăng hay giảm của người lao động, quyết định mức sống vật chất của người lao động làm công ăn lương trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lương một cách công bằng chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của người lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng đắn tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của người lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.

Mặt khác, tiền lương là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại là chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận nhưng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của người lao động. Do đó làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương không những có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lương có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi. Cung cấp thông tin đâỳ đủ chính xác về tiền lương của doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho những kì doanh thu tiếp theo.


Tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ là nguồn thu nhập chính, thường xuyên của người lao động, đảm bảo tái sản xuất và mở rộng sức lao động, kích thích lao động làm việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán hợp lý công bằng chính  xác.

         Ngoài tiền lương người lao động còn được trợ cấp các khoản phụ cấp, trợ cấp BHXH, BHYT ... các khoản này cũng góp phần trợ giúp, động viên người lao động và tăng thêm cho họ trong các trường hợp khó khăn tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động. 

1.1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ. 

a) Quỹ tiền lương.

         Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho tất cả các loại lao động thuộc doanh nghiệp quảnlý và sử dụng. Thành phần quỹ lương bao gồm các khoản chủ yếu là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc ( theo thời gian, theo sản phẩm...). Trong quan hệ với quá trình sản xuất kinh doanh, kế toán phân loại quỹ tiền lương của doanh nghiệp thành hai loại cơ bản:

- Tiền lương chính: Là tiền Lương trả cho người lao động trong thời gian lam nhiệm vụ chính đã được quy định, bao gồm: tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp thường xuyên và tiền thưởng trong sản xuất.

- Tiền lương phụ : Là tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian không làm nhiệm vụ chính nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ phép, thời gian đi làm nghĩa vụ xã hội, hội họp, đi học, tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất.

 b) Quỹ bảo hiểm xã hội.

         Quỹ bảo hiểm xã hội  là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các trường hợp họ bị mất khả năng lao động như ốm đau, thai sản, tai nan lao động, hưu trí, mất sức...

         Theo chế độ tài chính hiện hành, quỹ BHXH được hình thành bằng các tính theo tỷ lệ 20%trên tổng quỹ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán. Người sử dụng lao động phải nộp 15% trên tổng quỹ lương và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, còn 5% trên tổng quỹ lương thì do người lao động trực tiếp đóng góp ( trừ vào thu nhập của họ ). Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động tại doanh nghiệp trong các trường hợp họ bị ốm đau, tai nạn lao động, nũ công nhân viên nghỉ đẻ hoặc thai sản.. . được tính toán trên cơ sở mức lương ngày của họ, thời gian nghỉ( có chứng từ  hợp lệ) và tỷ lệ trợ cấp BHXH. Khi người lao động được nghỉ hưởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho từng người và lập bảng thanh toán BHXH để làm cơ sở thanh toán với quỹ BHXH.

c) Quỹ bảo hiểm y tế.

         Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để trợ cấp cho những người tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh. Theo chế độ hiện hành, các doanh nghiệp phải thực hiện trích quỹ BHYT bằng 3% trên số thu nhập tạm tính của người lao động, trong đó doanh nghiệp phải chịu 2%( tính vào chi phí sản xuất kinh doanh)  còn người lao động trực tiếp nộp 1% ( trừ vào thu nhập của họ). Quỹ BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Vì vậy, khi trích BHYT, các doanh nghiệp phải nộp cho BHYT ( qua tài khoản của họ ở kho bạc).

d) Kinh phí công đoàn.

         Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp. Theo chế độ tài chính hiện hành, KPCĐ được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động và doanh nghiệp phải chịu toàn bộ ( tính vào chi phí sản xuất kinh doanh ).  

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

         Ghi chép phản ánh kịp thời số lượng thời gian lao động, chất lượng sản phẩm, tính chính xác tiền lương phải trả cho người lao động. Tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí và  thu từ thu nhập của người lao động.

         Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau.

         Tính và phân bổ chính xác đối tượng, tính giá thành .

          Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, đề xuất biện pháp tiếp kiệm quỹ lương, cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp và các bộ phận quản lý khác.

         Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT,KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ đề xuất các biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động. Đấu tranh chống những hành vi vô trách nhiệm, vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chính sách chế độ về lao động tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, chế độ sử dụng chi tiêu KPCĐ, chế độ phân phối theo lao động.

1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương và các khoản trích theo lương.

       *Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động: Cung – cầu lao động ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương.

        Khi cung về lao động lớn hơn cầu về lao động thì tiền lương có xu hướng giảm, khi cung về lao động nhỏ hơn cầu về lao động thì tiền lương có xu hướng tăng, còn khi cung về lao động bằng với cầu lao động thì thị trường lao động đạt tới sự cân bằng.Tiền lương lúc này là tiền lương cân bằng, mức tiền lương này bị phá vỡ khi các nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu về lao động thay đổi như (năng suất biên của lao động, giá cả của hàng hoá, dịch vụ …). 

       Khi chi phí sinh hoạt thay đổi, do giá cả hàng hoá, dịch vụ thay đổi sẽ kéo theo tiền lương thực tế thay đổi. Cụ thể khi chi phí sinh hoạt tăng thì tiền lương thực tế sẽ giảm. Như vậy buộc các đơn vị, các doanh nghiệp phải tăng tiền lương danh nghĩa cho công nhân để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động, đảm bảo tiền lương thực tế không bị giảm.

        Trên thị trường luôn tồn tại sự chênh lệch tiền lương giữa các khu vực tư nhân, Nhà nước, liên doanh…, chênh lệch giữa các ngành, giữa các công việc có mức độ hấp dẫn khác nhau, yêu cầu về trình độ lao động cũng khác nhau. Do vậy, Nhà nước cần có những biện pháp điều tiết tiền lương cho hợp lý.

       *Nhóm nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp 

        Các chính sách của doanh nghiệp: các chính sách lương, phụ cấp, giá thành…được áp dụng triệt để phù hợp sẽ thúc đẩy lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, trực tiếp tăng thu nhập cho bản thân.

        Khả năng tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh tới tiền lương.Với doanh nghiệp có khối lượng vốn lớn thì khả năng chi trả tiền lương cho người lao động sẽ thuận tiện dễ dàng. Còn ngược lại nếu khả năng tài chính không vững thì tiền lương của người lao động sẽ rất bấp bênh.

       Cơ cấu tổ chức hợp lý hay bất hợp lý cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tiền lương.Việc quản lý được thực hiện như thế nào, sắp xếp đội ngũ lao động ra sao để giám sát và đề ra những biện pháp kích thích sự sáng tạo trong sản xuất của người lao động để tăng hiệu quả, năng suất lao động góp phần tăng tiền lương.

        *Nhóm nhân tố thuộc bản thân người lao động:

        Trình độ lao động:Với lao động có trình độ cao thì sẽ có được thu nhập cao hơn so với lao động có trình độ thấp hơn bởi để đạt được trình độ đó người lao động phải bỏ ra một khoản chi phí tương đối cho việc đào tạo đó. Có thể đào tạo dài hạn ở trường lớp cũng có thể đào tạo tại doanh nghiệp. Để làm được những công việc đòi hỏi phải có hàm lượng kiến thức, trình độ cao mới thực hiện được, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp thì việc hưởng lương cao là tất yếu.

        Thâm niên công tác và kinh nghiệm làm việc thường đi đôi với nhau. Một người qua nhiều năm công tác sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm, hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra trong công việc, nâng cao bản lĩnh trách nhiệm của mình trước công việc đạt năng suất chất lượng cao vì thế mà thu nhập của họ sẽ ngày càng tăng lên.

        Mức độ hoàn thành công việc nhanh hay chậm, đảm bảo chất lượng hay không đều ảnh hưởng ngay đến tiền lương của người lao động.

        *Nhóm nhân tố thuộc giá trị công việc:

        Mức hấp dẫn của công việc: công việc có sức hấp dẫn cao thu hút được nhiều lao động, khi đó doanh nghiệp sẽ không bị sức ép tăng lương, ngược lại với công việc kém hấp dẫn để thu hút được lao động doanh nghiệp phải có biện pháp đặt mức lương cao hơn.

        Mức độ phức tạp của công việc: Với độ phức tạp của công việc càng cao thì định mức tiền lương cho công việc đó càng cao. Độ phức tạp của công việc có thể là những khó khăn về trình độ kỹ thuật, khó khăn về điều kiện làm việc, mức độ nguy hiểm cho người thực hiện do đó mà tiền lương sẽ cao hơn so với công việc giản đơn.

        Điều kiện thực hiện công việc: tức là để thực hiện công việc cần xác định phần việc phải làm, tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện công việc, cách thức làm việc với máy móc, môi trường thực hiện khó khăn hay dễ dàng đều quyết định đến tiền lương.

        Yêu cầu của công việc đối với người thực hiện là cần thiết, rất cần thiết hay chỉ là mong muốn mà doanh nghiệp có quy định mức lương phù hợp.

        *Các nhân tố khác: ở đâu có sự phân biệt đối xử về màu da, giới tính, độ tuổi, thành thị và nông thôn, ở đó có sự chênh lệch về tiền lương rất lớn, không phản ánh được mức lao động thực tế của người lao động đã bỏ ra, không đảm bảo nguyên tắc trả lương nào cả nhưng trên thực tế vẫn tồn tại.

        Sự khác nhau về mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng ảnh hưởng tới tiền lương của lao động 

1.2. Các hình thức trả lương: 

Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lương

áp dụng trả lương ngang nhau cho lao động cùng một đơn vị sản xuất kinh doanh bắt nguồn từ nguyên tắc phân phối theo lao động có ý nghĩa khi quyết định các chế độ tiền lương nhất thiết không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính.

     + Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng tiền lương. Đây là nguyên tắc tạo cơ sở cho việc giảm giá thành, tăng tích luỹ bởi vì năng suất lao động không chỉ phụ thuộc vào các nhân tố chủ quan của người lao động (trình độ tay nghề, các biện pháp hợp lý sử dụng thời gian) mà còn phụ thuộc vào các nhân tố khách quan (sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ mới).

     + Phải đảm bảo mối tương quan hợp lý về tiền lương giữa những người làm nghề khác nhau trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.Tính chặt chẽ nghề nghiệp, độ phức tạp về kỹ thuật giữa các ngành nghề đòi hỏi trình độ lành nghề bình quân của người lao động là khác nhau. Những người làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, tổn hao nhiều sức lực phải được trả công cao hơn so với những người lao động bình thường. Hình thức tiền lương có xét đến điều kiện lao động có thể thông qua việc thiết kế các hệ số lương hoặc quy định các mức phụ cấp ở các ngành nghề khác nhau.Từ đó các điều kiện lao động đều ảnh hưởng ít nhiều đến tiền lương bình quân của mỗi ngành nghề.

Đảm bảo tiền lương thực tế tăng lên khi tăng tiền lương nghĩa là tăng sức mua của người lao động.Vì vậy việc tăng tiền lương phải đảm bảo tăng bằng cung cấp hàng hoá, tín dụng tiền tệ. Phải đâỷ mạnh sản xuất, chú trọng công tác quản lý thị trường, tránh đâù cơ tích trữ, nâng giá nhằm đảm bảo lời ích của người lao động. Mặt khác tiền lương còn là một bộ phận cấu thành nên giá trị, giá thành sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và là một bộ phận của thu nhập kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó đảm bảo tăng tiền lương thực tế cho người lao động là việc xử lý hài hoà hai mặt của vấn đề cải thiện đời sống cho người lao động phải đi đôi với sử dụng tiền lương như một phương tiện quan trọng kích thích người lao động hăng hái sản xuất có hiệu quả hơn.

       Hiện nay ở nước ta tiền lương cơ bản được áp dụng rộng rãi, có 2 hình thức đó là:

+ Trả lương theo thời gian

+ Trả lương theo sản phẩm.

1.2.1. Trả lương theo thời gian.

Đây là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian lao động, lương cấp bậc để tính lương cho công nhân viên. Hình thức này được áp dụng chủ yếu cho cán bộ công nhân viên chức, quản lý, y tế giáo dục, sản xuất trên dây chuyền tự động, trong đó có 2 loại:

· Trả lương theo thời gian đơn giản.

· Trả lương theo thời gian có thưởng.

+ Trả lương theo thời gian đơn giản: đây là số tiền trả cho người lao động căn cứ vào bậc lương và thời gian thực tế làm việc không xét đến thái độ và kết quả lao động.

- Lương tháng: áp dụng đối với cán bộ công nhân viên làm ở bộ phận gián tiếp.

Mức lương = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có)

- Lương ngày: đối tượng áp dụng chủ yếu như lương tháng khuyến khích người lao động đi làm đều.

Møcl­¬ng =

 Lương tháng
+
 số ngày làm 



26 ngày làm việc thực tế      
việc thực tế.

    + Trả lương theo thời gian có thưởng: thực chất của chế độ này là sự kết hợp giữa việc trả lương theo thời gian đơn giản và tiền thưởng khi công nhân vượt mức những chỉ tiêu số lượng và chất lượng đã quy định.

       Hình thức này được áp dụng cho công nhân phụ (công nhân sửa chữa, điều chỉnh thiết bị) hoặc công nhân chính làm việc ở những nơi có trình độ cơ khí hoá, tự động hoá, công việc tuyệt đối phải đảm bảo chất lượng.

Mức lương = Lương tính theo thời gian giản đơn + Tiền thưởng

        Hình thức này có nhiều ưu điểm hơn hình thức trả lương theo thời gian đơn giản, vừa phản ánh trình độ thành thạo vừa khuyến khích được người lao động có trách nhiệm với công việc. Nhưng việc xác định tiền lương bao nhiêu là hợp lý rất khó khăn. Vì vậy nó chưa đảm bảo phân phối theo lao động.

1.2.2. Trả lương theo sản phẩm:

    + Tiền lương trả theo sản phẩm là một hình thức lương cơ bản đang áp dụng trong khu vực sản xuất vật chất hiện nay, tiền lương mà công nhân nhận được phụ thuộc vào đơn giá để hoàn thành một đơn vị sản phẩm. Hình thức trả lương này có nhiều ưu điểm hơn so với hình thức trả lương tính theo thời gian.

     + Trả lương theo sản phảm có những tác dụng sau:

· Quán triệt đầy đủ hơn nguyên tắc trả lương theo số lượng, chất lượng lao động gắn với thu nhập về tiền lương với kết quả sản xuất của mỗi công nhân.do đó kích thích công nhân nâng cao năng suất lao động.

· Khuyến khích công nhân ra sức học tập văn hoá kỹ thuật nghiệp vụ, ra sức phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật cải tiến phương pháp lao động, sử dụng tốt máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy cải tiến quản lý doanh nghiệp nhất là công tác lao động và thực hiện tốt công tác kế hoạch cụ thể.

· Khi một doanh nghiệp bố trí lao động chưa hợp lý, việc cung ứng vật tư không kịp thời sẽ tác động trực tiếp đến kết quả lao động như năng suất lao động thấp kém dẫn đến thu nhập của người lao động giảm. Do quyền lợi thiết thực bị ảnh hưởng mà người công nhân sẽ kiến nghị, đề nghị bộ máy quản lý cải tiến lại những bất hợp lý hoặc tự họ tìm ra biện pháp để giải quyết.

     Tuy nhiên để phát huy đầy đủ tác dụng của công tác trả lương theo sản phẩm nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao phải có những điều kiện cơ bản sau đây:

+ Phải xây dựng được định mức lao động có căn cứ khoa học. Điều này tạo điều kiện để tính toán đơn giá tiền lương chính xác.

+ Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động phải tương đối hợp lý và ổn định. Đồng thời tổ chức phục vụ tốt lối làm việc để tạo điều kiện cho người lao động trong ca làm việc đạt hiệu quả kinh tế cao.

+ Thực hiện tốt công tác thống kê, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm xuất ra để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh làm bừa, làm ẩu, chạy theo số lượng.

+ Bố trí công nhân vào những công việc phù hợp với bậc thợ của họ. Có các chế độ trả lương sau:

· Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: cách trả lương này được áp dụng rộng rãi đối với người công nhân viên trực tiếp sản xuất trong điều kiện quy trình lao động của người công nhân mang tính độc lập tương đối, có thể quy định mức kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm một cách riêng biệt. Đơn giá tiền lương của cách trả lương này là cố định và tiền lương của công nhân được tính theo công thức:

L = §G x Q

Trong đó: ĐG: đơn giá tiền lương.



 Q: mức sản lượng thực tế.

+ Ưu điểm: là mối quan hệ giữa tiền lương của công nhân nhận được và kết quả lao động thể hiện rõ ràng người lao động xác định ngay được tiền lương của mình, do quan tâm đến năng suất, chất lượng sản phẩm của họ.

+ Nhược điểm: là người công nhân ít quan tâm đến chất lượng sản phẩm, tinh thần tập thể tương trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kém, hay có tình trạng dấu nghề, dấu kinh nghiệm.

· Chế độ trả lương khoán: được áp dụng cho những công việc nếu giao chi tiết bộ phận sẽ không có lợi bằng giao toàn bộ khối lượng cho công nhân hoàn thành trong một thời gian nhất định.

      Chế độ lương này sẽ được áp dụng trong xây dựng cơ bản và áp dụng cho những công nhân khi làm việc đột xuất như sửa chữa, tháo lắp nhanh một số thiết bị để nhanh chóng đưa vào sản xuất, áp dụng cho cá nhân và tập thể.

+ Ưu điểm: trong chế độ trả lương này người công nhân biết trước được khối lượng tiền lương mà họ sẽ nhận được sau khi hoàn thành công việc và thời gian thành công được giao. Do đó họ chủ động trong việc sắp xếp tiến hành công việc của mình từ đó tranh thủ thời gian hoàn thành công việc được giao còn đối với người giao khoán thì yên tâm về khối lượng công việc hoàn thành.

+ Nhược điểm: để đảm bảo thời gian hoàn thành dễ gây ra hiện tượng làm bừa, làm ẩu không đảm bảo chất lượng. Do vậy công tác nghiệm thu sản phẩm được tiến hành một cách chặt chẽ.

1.3.  Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

1.3.1. Khái niệm:

*Hạch toán:

Hạch toán là những hoạt động quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép của con người đối với các hoạt động kinh tế xảy ra trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm thu nhận, cung cấp những thông tin về quá trình đó phục vụ cho công tác kiểm tra, công tác chỉ đạo những hoạt đông kinh tế, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất xã hội đem lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.


*Hạch toán kế toán:

Hạch toán kế toán là khoa học thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó. Như vậy hạch toán kế toán nghiên cứu về tài sản, sự vận động của tài sản trong các đơn vị, nghiên cứu về các hoạt động kinh tế tài chính xảy ra trong quá trình hoạt động của đơn vị với mục đích kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế tài chính, đảm bảo cho hoạt động đó đem lại lợi ích cho con người.

Để thực hiện hạch toán, kế toán sử dụng một hệ thống các phương pháp khoa học gồm:

· Phương pháp chứng từ kế toán.

· Phương pháp tài khoản kế toán.

· Phương pháp tính giá.

· Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán.

         Sử dụng thước đo tiền tệ để đo lường phạm vi quy mô hoạt động kinh tế tài chính, bên cạnh đó còn sử dụng thước đo lao động và thước đo hiện vật.


*Hạch toán tiền lương: là quá trình tính toán ghi chép thời gian lao động hao phí và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, hoạt động tổ chức và quản lý theo nguyên tắc và phương pháp nhất định nhằm phục vụ công tác kiểm tra tình hình sử dụng quỹ lương, công tác chỉ đạo các hoạt động kinh tế đảm bảo cho quá trình tái sản xuất xã hội.

         Quỹ tiền lương tăng lên phải tương ứng với khối lượng tăng giá trị tiêu dùng. Nhiệm vụ của hạch toán tiền lương là phải xác định mức độ cơ cấu tiền lương, các yếu tố làm tăng giảm quỹ lương, hạch toán tỉ trọng các hình thức và chế độ tiền lương nhằm tìm ra những hướng kích thích mạnh mẽ và thoả đáng đối với người lao động. Hạch toán tiền lương cấp bậc, tiền thưởng từ quỹ khuyến khích vật chất nhằm chỉ ra hướng đi đúng đắn của người lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp.

Hạch toán tiền lương phải cân đối phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch khác, không cho phép vượt chi quỹ tiền lương mà không có căn cứ xác đáng vì điều đó dẫn đến làm tăng giá thành sản phẩm, làm giảm tỉ số tích luỹ. Vượt chi quỹ tiền lương trả cho nhân viên không sản xuất theo quỹ lương kế hoạch và thực tế là vi phạm kỹ thuật tài chính. Hạch toán thực hiện kế hoạch quỹ lương của công nhân sản xuất cần tính đến mức độ hoàn thành kế hoạch khối lượng sản phẩm để tính thực hiện tiết kiệm hay vượt chi tuyệt đối quỹ lương kế hoạch.

Hạch toán quỹ lương để so sánh giá trị nguồn nhân lực trên thị trường lao động. Hạch toán chế độ tăng tiền lương so sánh với tiến độ tăng năng suất lao động có nghĩa là tỉ trọng tiền lương trong tổng sản phẩm cũng như trong chi phí chung cho sản phẩm giảm xuống và ngược lại. Tiến độ tăng tiền lương và tăng năng suất lao động có ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản phẩm.

1.3.2.Nội dung và phương pháp hoạch toán:

*Hạch toán lao động gồm:

· Hạch toán về số lượng lao động.

· Hạch toán thời gian lao động.

· Hạch toán kết quả lao động.

· Hạch toán kết quả lao dộng:

Là việc theo dõi kịp thời chính xác tình hình tăng giảm số lượng lao động theo từng loại lao động. Trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc tính trả lương và các chế độ khác cho người lao động được kịp thời. Số lượng lao động của doanh nghiệp được phản ánh trên sổ sách thường do phòng lao động tiền lương lập nhằm nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có.

Bên cạnh đó doanh nghiệp còn căn cứ vào sổ lao động được mở cho từng người để quản lý nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng lao động về biến động và chấp hành chế độ đối với người lao động.

Số lượng lao động tăng lên khi doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động. Chứng từ là các hợp đồng lao động.

Số lượng lao động giảm khi lao động chuyển công tác khác, thôi việc, về hưu, nghỉ mất sức, …Chứng từ là các quyết định của Giám đốc doanh nghiệp.

· Hạch toán thời gian lao động 

Là việc ghi chép kịp thời, chính xác thời gian lao động của từng 

người.Trên cơ sở đó tính lương phải trả cho chính xác. Hạch toán thời gian lao động phản ánh số ngày, giờ làm việc thực tế hoặc ngừng sản xuất, nghỉ việc của người lao động, từng bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp.

Chứng từ hạch toán là bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận trong đó ghi rõ ngày làm việc, ngày nghỉ việc của từng người. Bảng do tổ trưởng trực tiếp ghi và để nơi công khai để mọi người giám sát thời gian lao động của từng người. Cuối tháng bảng chấm công được dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lương thưởng cho từng bộ phận.

· Hạch toán kết quả lao động:

Là ghi chép kịp thời chính xác số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành của từng người để từ đó tính lương, thưởng và kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả hoạt động thực tế, tính toán định mức lao dộng từng người, từng bộ phận và cả doanh nghiệp.

Để hạch toán kết quả lao động, kế toán sử dụng những loại chứng từ ban đầu khác nhau tuỳ theo loại hình, đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp nhưng những chứng từ này đều bao gồm các nội dung cần thiết như tên công nhân, tên công việc, thời gian lao động, số lượng sản phẩm hoàn thành nghiệm thu.

    Chứng từ hạch toán lao động phải do người lập kí, cán bộ kiểm tra kỹ thuật xác nhận, lãnh đạo duyệt y. Sau đó chuyển cho nhân viên hạch toán phân xưởng để tổng hợp kết quả lao động toàn đơn vị rồi chuyển về phòng lao động tiền lương xác nhận.

    Cuối cùng chuyển về phòng kế toán của doanh nghiệp để làm căn cứ tính lương, tính thưởng. Để tổng hợp kết quả lao động thì tại mỗi phân xưởng, bộ phận nhân viên hạch toán phân xưởng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động. Trên cơ sở các chứng từ hạch toán kết quả lao động do các bộ phận gửi đến hàng ngày( hoặc định kì) để ghi kết quả lao động của từng người, từng bộ phận vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động rồi gửi cho bộ phận quản lý liên quan. Phòng kế toán doanh nghiệp cũng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động để tổng hợp kết quả chung toàn doanh nghiệp.


*Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương doanh nghiệp sử dụng các chứng từ sau:

+Bảng thanh toán tiền lương:


Là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp cho công nhan viên trong đơn vị. Bảng thanh toán lương được lập hàng tháng tương ứng với bảng chấm công, phiếu nghỉ hưởng BHXH…CƠ sở để lập bảng thanh toán lương là các chứng từ liên quan như:

· Bảng chấm công.

· Bảng tính phụ cấp, trợ cấp.

· Phiếu nghỉ hưởng BHXH.

Cuối mỗi tháng căn cứ vào các chứng từ liên quan kế toán lập bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng hay phụ trách kế toán hoặc giám đốc đơn vị duyệt.Trên cơ sở đó lập phiếu chi và phát lương cho công nhân viên. Bảng thanh toán lương được lưu tại phòng kế toán của đơn vị.

+ Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội:

Là chứng từ làm căn cứ tổng hợp và thanh toán trợ cấp BHXH trả thay lương cho người lao động, lập báo cáo quyết toán BHXH với cơ quan quản lý BHXH. Tuỳ thuộc vào số người phải thanh toán trợ cấp BHXH trả thay lương trong tháng của đơn vị, kế toán có thể lập bảng này cho từng phòng ban bộ phận hay cho toàn đơn vị. Cơ sở để lập bảng này là “ Phiếu nghỉ hưởng BHXH”, khi lập bảng phải ghi chi tiết từng trường hợp nghỉ và trong mỗi trường hợp phải phân ra số ngày, số tiền trợ cấp BHXH trả thay lương. Cuối tháng kế toán tính tổng số ngày nghỉ và số tiền được trợ cấp trong tháng và luỹ kế từ đầu năm đến tháng báo cáo cho từng người và cho toàn đơn vị. Bảng này được chuyển cho trưởng ban BHXH xác nhận và chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi.


Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các đơn vị sản xuất khác với các đơn vị Hành chính sự nghiệp là các đơn vị Hành chính sự nghiệp được trang trải các chi phí hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao bằng nguồn kinh phí từ ngân sách hoặc từ công quỹ theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp cho nên tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán cũng khác nhau.

*Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh:


Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng các tài khoản sau:

TK334 “Phải trả công nhân viên”: Dùng để theo dõi các khoản phải trả công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, phụ cấp, BHXH, tiền thưởng và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Kết cấu:

· Bên nợ:

+ Các khoản đã trả công nhân viên.

+ Các khoản khấu trừ vào lương.

+ Các khoản ứng trước.

+ Kết chuyển lương chưa lĩnh.

· Bên có:

Tất cả các khoản phải trả công nhân viên.

Dư có:

Các khoản khác còn phải trả công nhân viên.

Dư nợ:

Số trả thừa cho công nhân viên.

Trong hệ thống tài khoản không có tài khoản cấp 2 nhưng chế độ kế toán thường mở 2 tài khoản cấp 2.

TK 3341: chuyên theo dõi tiền lương.

TK 3342: theo dõi các khoản khác ngoài lương.

TK 338 “Phải trả và phải nộp khác”: phản ánh các khoản phải trả, phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức đoàn thể xã hội, cho cấp trên về BHXH, BHYT, KPCĐ, …

Kết cấu:

· Bên nợ:

+ Các khoản đã nộp cho cơ quan quản lý các quỹ.

+ Các khoản đã chi về KPCĐ tại đơn vị.

+ Xử lý giá trị tài sản thừa.

· Bên có:

+ Các khoản phải trả, phải nộp hay thu hộ

+ Trích các khoản theo lương vào chi phí hàng kì.

Dư nợ:

Số chi vượt được cấp bù.

Dư có:

Số chi không hết phải nộp tiếp.

        TK 338 có 5 TK cấp 2 trong đó có 3 TK liên quan trực tiếp đến công nhân viên là:

        TK 3382: Kinh phí công đoàn.

        TK 3383: Bảo hiểm xã hội.

        TK 3384: Bảo hiểm y tế.


*Phương pháp hạch toán:

+ Hàng tháng trên cơ sở tính toán tiền lương, tiền công phải trả công nhân viên, kế toán ghi sổ:

NỢ TK 662, 627, 641, 642, 241.

CÓ TK 334

+ Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí, kế toán ghi:

NỢ TK 662, 627, 641, 642, 241.

CÓ TK 338(3382, 3383, 3384)

+ Phản ánh các khoản BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.

NỢ TK 338(3383)

CÓ TK 334

+ Cuối kì tính trả số tiền thưởng phải trả cho công nhân viên từ quỹ khen thưởng.

NỢ TK 431(4311)

CÓ TK 334

+ Tính BHXH, BHYT trừ vào lương của người lao động.

NỢ TK 334

CÓ TK 338(3381, 3382)

+ Các khoản khấu trừ vào thu nhập của công nhân viên:

NỢ TK334

CÓ TK 333 (3383)141, 138

+ Thanh toán lương và các khoản trích theo lương cho công nhân viên:

NỢ TK 334

CÓ TK 111, 112

+ Nếu thanh toán bằng vật tư hàng hoá

NỢ TK 632

 CÓ TK 152, 153, 154, 155

NỢ TK 334

CÓ TK 333(33311)

+ Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cho cơ quan quản lý quỹ:

NỢ TK 338(3382, 3383, 3384)

CÓ TK 111, 112

+ Chi tiêu KPCĐ, BHXH tại doanh nghiệp:

NỢ TK 338 (3382, 3383)

CÓ TK 111, 112

+ Phản ánh BHXH, KPCĐ chi vượt được cấp bù:

NỢ TK 111, 112

CÓ TK 338 (3382, 3383)

+ Số chi không hết phải nộp cho cơ quan quản lý quỹ:

NỢ TK 338 (3382, 3383)

CÓ TK 111, 112

+ Cuối kì kết chuyển số tiền công nhân viên đi vắng chưa lĩnh:

NỢ TK 334

CÓ TK 338 (3388)

Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp sản xuất được thể hiện qua sơ đồ sau:


*Đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp:

Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương như sau:

TK 334: Phải trả viên chức”: dùng để phản ánh tình hình thanh toán với công chức, viên chức trong đơn vị Hành chính sự nghiệp về tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả theo chế độ nhà nước quy định.

Kết cấu:

· Bên nợ:

+ Các khoản đã trả cho công chức viên chức và các đối tượng khác.

+ Các khoản đã khấu trừ vào lương.

· Bên có:

+ Tiền lương và các khoản phải trả cho công chức, viên chức và các đối tượng khác trong đơn vị

Dư có:

Các khoản còn phải trả cho công chức, viên chức cán bộ hợp đồng và các đối tượng khác trong đơn vị.

TK 334 có 2 TK cấp 2:

TK 3341: Phải trả viên chức Nhà nước.

TK 3348: Phải trả các đối tượng khác.

TK 332 “Các khoản phải nộp theo lương”: phản ánh tình hình trích nộp và thanh toán BHXH, BHYT của đơn vị.

Kết cấu:

· Bên nợ:

+ Số BHXH<BHYT đã nộp cho cơ quan quản lý.

+ Số BHXH đã thanh toán cho người được hưởng.

· Bên có:

+ Trích BHXH, BHYT tính vào chi phí của đơn vị.

+ Số BHXH được cấp để chi trả cho công nhân viên.

+ Số BHXH, BHYT mà công chức viên chức phải nộp được trừ vào lương.

+ Số tiền phạt do nộp chậm BHXH.

Dư có:

+ BHXH, BHYT còn phải nộp cho cơ quan quản lý

+ Số BHXH được cấp nhưng chi chưa hết.

Dư nợ: phản ánh số BHXH đã chi chưa được cơ quan BHXH cấp bù

TK 332 có 2 TK cấp 2:

TK 3321: Bảo hiểm xã hội 

TK 3322: Bảo hiểm y tế


*Phương pháp hạch toán:

+ Hàng tháng trích tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, học bổng, phải trả cho viên chức và các đối tượng khác.

NỢ TK 661, 662, 631

CÓ TK 334(3341, 3348)

+ Trích BHXH, BHYT theo quy định:

NỢ TK 661, 662, 631

CÓ TK 334

CÓ TK 332(3321, 3322)

+ Tính ra số BHXH phải trả trực tiếp cho người được hưởng:

NỢ TK 332(3321)

CÓ TK 334

+ Trích quỹ cơ quan để thưởng cho công chức viên chức:

NỢ TK 431(4311)

CÓ TK 334

+ Thanh toán tiền lương, thưởng, phụ cấp, BHXH và các khoản khác

NỢ TK 334

CÓ TK 111, 112

+ Nộp BHXH, mua thẻ BHYT:

NỢ TK 332

CÓ TK 111, 112, 461

+ Các khoản tạm ứng bồi thường được trừ vào lương:

NỢ TK 334

CÓ TK 311, 312

+ Số BHXH được cấp để chi trả cho các đối tượng được hưởng:

NỢ TK 111, 112

CÓ TK 332(3321)

+ Nhận được giấy phạt do nộp chậm BHXH:

NỢ TK 661, 311

CÓ TK 332(3321)

1.3.3. Hình thức sổ sách  kế toán .

         Hình thức kế toán là hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán bao gồm cả sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, kết cấu mẫu sổ và quan hệ kiểm tra đối chiếu các loại sổ.

         Hiện nay các doanh nghiệp có thể lựa chon vận dụng một trong bốn  hình thức sổ kế toán sau: 

+ Nhật ký chung

+ Nhật kú sổ cái

+ Nhật ký chứng từ

+ Chứng từ ghi sổ

         Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý hạch toán mà các doanh nghịêp vận dụng hình thức sổ sao cho phù hợp.

Chương II. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại

 Công ty TNHH Tân Trường Thành

2.1. Tình hình đặc điểm chung của công ty TNHH Tân Trường Thành.

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:

          Công ty TNHH Tân Trường Thành trụ sở chính đặt tại 277 - Đường Đê La Thành- phường ¤ chợ Dừa – Quân Đống Đa – Hà nội, là một doanh nghiệp quốc doanh. Công ty chuyên sản xuất các loại: giàn giáo  xây dựng, giáo trống tổ hợp, gia công lắp dựng kết cấu khung nhà thép, khung nhà kiểu tiệp, kiểu Zamil, cốt pha thép, cột chống đa năng và hộp cột định hình theo tiêu chuẩn TCVN 6052: 1995 do chi cục tiêu chuẩn đo lường thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 10 năm 2003.  Tự hạch toán kinh tế một cách độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội.


Công ty TNHH Tân Trường Thành  được thành lập ngày  18 tháng 11 năm 2002, theo giấy phép thành lập số 3413 GP/ TLDL do UBNH thành phố Hà Nội cấp, đăng ký kinh doanh số 0102004405 do sở kế hoach và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 01 năm 2002.

       Tiền thân của công ty TNHH Tân Trường Thành là hộ kinh doanh hàng vật liệu xây dựng. Lúc đó hình thức sản xuất chủ yếu là kinh doanh vật liệu xây dựng, phần gia công chỉ là các sản phẩm đơn giản, máy móc thiết bị sơ sài, số lượng ít và lạc hậu so với nền công nghiệp đang phát triển. Trong khi đó của các hộ kinh hoàn toàn lệ  thuộc vào nhu cầu rải rác của nhu cầu thị trường, các khách hàng ít, giá cả hàng hoá do thị trường quy định. Chính vì thế các hộ kinh doanh thường bị động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, không có điều kiện phát huy hết năng lực sản xuất.


Trong những năm 1990 thực hiện chién lược phát triển kinh tế xã hội, đất nước ta thu được nhiều thành tựu, ổn định và tăng trưởng. Mặc dù những diễn biến quốc tế phức tạp đã tác động xấu đến tình hình kinh tế xã hội nhưng với sự chỉ đạo của nhà nước, của nghị quyết đại hội toàn quốc của đảng, nhân dân ta đã nỗ lực kiên trì, khắc phục khó khăn, tìm tòi khai phá con đường đổi mới kinh tế bằng những chính sách phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. Do đó, đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh.

           Trong điều kiện và môi trường phát triển kinh tế của đát nước như vậy, cùng với yêu cầu của công tác quản lý sản xuất hợp lý. Các hộ kinh doanh hàng vật liệu xây dựng nhỏ tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng, chính sách kinh tế của nhà nước. Tin tưởng vào nghị quyết của Đảng đã xác định nền kinh tế nhiều thành phần các thành phần được bình đẳng ngang nhau. Quốc hội đã thông qua luật doanh nghiệp, từ đó các hộ sản xuất nhỏ ý thức được muốn mở rộng sản xuất, muốn tăng đầu tư và hiện đại thiết bị, quy trình công nghệ thì phải đổi mới mô hình sản xuất. Các hộ kinh doanh đã thống nhất làm hồ sơ xin thành công ty TNHH Tân Trường Thành.

         Công ty TNHH Tân Trường Thành ra đời trong thời kỳ đát nước thực hiện đổi mới của Đảng. Thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại háo. Thời kỳ các công ty tư nhân ra đời.  Các doanh nghiệp tư nhân là lực lượng sản xuất mới ra đời còn  thiếu nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp và làm ăn lớn. Mặc khác thị trường sắt thép và xây dựng lại đang gặp khó khăn, nhập khẩu hạn chế các chủng loại, thị trường trong nước có nhiều biến động, chất lượng không ổn định cũng là một khó khăn lớn cho các đơn vị kinh doanh vật xây dựng.

        Công ty THNN Tân Trường Thành ra đời trong bối cảnh chung muôn vàn khó khăn đó, công ty bước vào hoạt động trong khi chỉ có 16 người, vốn ít, mà hạn tầng cơ sở thì hẹp, sản phẩm thì đơn giản, trong khi đó thì năng lực và trình độ yếu, khách hàng thi chưa nhiều và lớn, thiếu kinh nghiệm làm ăn. Măck khác thị trường vật liệu xây dựng đang khó khăn, chất lượng không ôn định cũng là khó khăn lớn cho các đơn vị kinh doanh vật tư .

         Nền kinh tế của chúng ta đã tiếp cận nền kinh tế thị trường trong 1 khoảng thời gian, phạm vi hoạt động còn đan xen của quá trình chuyển hoá, nhiều vấn đền còn chưa được hình thành rõ nét và toàn diện hơn nữa, do đó cơ chế cũ ăn sâu vào tiềm thức và gần như là thói quen trong hành động. Do vậy, không những khó khăn trong công tác quản lý, việc định hướng sản xuất của công ty cũng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, thị trường trong nước chưa xác định rõ ràng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất và tiêu thụ mặt hàng cơ khí- xây dựng,  mặt hàng kinh doanh chính của doanh nghiệp.

         Trước tình hình trên lãnh đạo công ty đã xây dựng chương trình chiến lược về vốn, vật tư, thiết bị, nguồn nhân công đặc biệt là bộ máy quản lý thích ứng với từng giai đoạn, từng năm. Đặt ra các vấn đề cần giải quyết làm thế nào để tồn tại trong nền kinh tế thị trường khắc nhiệt, nơi mà mọi hoạt động đều phải tuân theo những quy luật vốn có của nó, quy luật cung – cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và ở đó mọi hoạt động của công ty phait tự cân đối, tự bù đắp thu chi để tiếp tục phát triển.

         Với quá trình tích luỹ những kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện xây dựng quy mô sản xuất. Công ty đã quyết định tập trung vào lĩnh vực kinh doanh xây dựng và gia công sản xuất sản phẩm cơ khí. Phục vụ thị trường trong nước, cải tiến mẫu mã nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tối thiểu chi phí sản xuất cho phép đẩy mạnh quảng cáo, tìm hiểu thị trường.

           Để làm được điều đó, công ty đã mạnh dạn đầu tư nâng cao thiết bị dây truyền máy móc,  thiết bị công nghệ bằng nguồn vốn tự có và vay ngân hàng. Cụ thể, năm 2002 số vốn đầu tư ban đầu là 2 tỷ đồng, năm 2003 số vốn đầu tư là 4,2 tỷ đồng, năm 2004 tổng số vốn đầu tư cho máy móc thiết bị là 5.8 tỷ đồng. Để mua mới và nâng cao hệ thốn máy móc. Hiện nay công ty đã trang bị được một hệ thống máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng như máy khoan, máy tiện, han, phau, máy cắt hơi..... đảm bảo thời gian  và chất lượng.

         Ngoài ra công ty còn đàu tư chiếm dụng con người vì yếu tố con người có kĩ thuật, có tay nghề là đảm bảo cho sản phẩm đạt chất lượng cao, có kĩ thuật và đáp ứng được nhu câug của thị trường. Năm mới thành lập có 16 người lao động ( bao gồm cả lãnh đạo). Mới chỉ sau 3 năm thành lập công ty số lao động làm việc tại công ty đã tăng lên 187 người. Đáp ứng được trình độ chuyên môn kỹ thuật tay nghề, có khẳ năng đảm nhận các công trình, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Chất lượng của cán bộ như: 15% đạt trình độ đại học, cao đẳng; 17,5% đạt trình độ trung học chuyên nghiệp ; 18% công nhân có tay nghề bậc 5/7. Còn lại là lao động phổ thông. Độ tuổi trung bình là 28 tôi; để đạt được chất lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghềđược tuyển dụng thông qua các trường dạy nghề, các trung tâm giới thiệu việc làm.

          có thể nói sau khi thay đổi cơ chế quản lý hoạt động, có sự định hướng đúng đắn, sản xuất ngày càng cao đạt hiệu quả và có uy tín trên thị trường, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, với hàng trăm công trình trong năm.

         Mặt hàng chủ yếu của công ty là sản xuất các mặt hàng kết cấu các laọi như giàn giáo xậy dựng, giáo chống tổ hợp, cốp pha thép, cột chống đa năng...Sản phẩm của công ty đượ c sản xuất ra đời với chất lượng ngày càng cao, phong phú: chính xác đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi khắt khe của khách hàng.

           Công ty luôn hoàn thành kế hoạch với doanh thu lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước, tăng tích luỹ mở rộng quy mô sản xuất và đảm bảo cho hơn 197 cán bộ công nhân có đời sống ổn định. Công ty TNHH Tân Trường Thành đã và đang đóng góp một phần rất vào phát triển kinh tế đất nước.

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất.

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý của công ty TNHH Tân Trường Thành.

       Công ty TNHH Tân Trường Thành là một công ty sản xuất có quy mô vừa và nhỏ. Trong những năm qua công ty đã xây dựng được cơ chế hoạt động sản xuất trong nội bộ một cách hợp lý đó là sự phân cấp rõ ràng về chức trách quyền hạn của các đơn vị nội bộ- các phân xưởng. Phát huy một cách triệt để tính chủ động, tích cực trong hoạt động sản xuất đặc biệt là các vấn đề, khai thác thị trường, tổ chức sản xuất.

         Cụ thể hàng năm, giám đốc, các phó giám đốc giao kế hoạch cho phân xưởng các chỉ tiêu, tài chính cơ bản, xây dựng cho công ty các chỉ tiêu doanh thu, thuế trích nộp, chi phí quản lý, lợi nhuận, khấu hao, quỹ lương, hàng tháng tuỳ theo khối lượng  các công trình, ban giám đốc giao nhiệm vụ cho phòng kĩ thuật, từ đây giao xuống các phân xưởng Các phân xưởng có kế hoạch xây dựng phân phối bố trí lao động hợp lý. Tất cả các vấn đề liên quan đến ký kết hợp đồng, xủ lý hợp đồng, xử lý các vấn đề liên quan đến sản xuất hợp lý kinh doanh, khen thưởng. kỹ luật đều do ban giám đốc quyết định.

         Về mặt tài chính, với các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Phụ trách kế toán của công ty, tổ chức kế toán theo pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước chịu trách nhiệm đảm bảo vốn và luân chuyển vốn kinh doanh.

         có thể nói cơ cấu tổ chức và sự phân cấp quản lý nói trên hoàn toàn phù hợp với sự sống còn của công ty có quy mô sản xuất vùa và nhỏ như công ty THNN Tân Trường Thành điều này cũng hoàn thành phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay, Các bộ phân có chức năng quản lý và phục vụ cho toàn công ty là toàn tổ chức hành chính bảo vệ, phòng kinh tế kỹ thuật, phòng kinh doanh, phòng kế toán.

         Để đảm bảo quá trình hoạt động của công ty đã tổ chức quản lý hợp đồng sản xuất của kinh doanh theo mô hình trực tuyến đứng đầu là giám đốc công ty là người trực tiếp điều hành các hoạt động phòng ban.

Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty

(cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Tân Trường Thành)












Trong đó chức năng của từng bộ phận

· Giám đốc: Là người điều hành đại diện pháp nhân của công ty và chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh trong Công ty. Giám đốc điều hành Công ty theo chế độ thủ trưởng, có quyền quyết định cơ cấu bộ máy quản lý của công ty theo nguyên tắc tinh giảm gọn nhẹ, có hiệu quả.

· Phó giám đốc: Là người giúp đỡ giám đốc chỉ đạo các công tác cụ thể như kỹ thuật, công nghệ, công tác maketinh, khai thác htị trường và giải quyết các công việc thay giám đốc khi có uỷ quyền.

· Phòng kinh doanh có nhiệm vụ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; thực hiện các giao dịch kinh doanh tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ tiếp nhận vận chuyển.

· Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức công ty phù hợp với yêu cầu tổ chức kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hịên các kế hoạch về lao động tiền lương, giải quyết chính sách cho người lao động.

· Phòng kế toán tài vụ: có nhiệm vụ khai thác và tiếp cận các đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế, theo dõi và đôn đốc kế hoạch thực hiện từ đó thiết lập và bóc tách bản vẽ, triển khai xuống từng phân xưởng.

· Các phân xưởng sản xuất: Đứng đầu là các quản đốc có nhiệm vụ tôt chức thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty giao đảm bảo chát lượng và số lượng sản phẩm làm ra. Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được giao.

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty.

         Công ty TNHH Tân Trường Thành là công ty chuyên sản xuất xây dựng, chế tạo và tiêu thụ các mặt hàng loại ván khuôn, cốt pha, xà gồ; tư vấn thiết kế bản mã và các sản phẩm cơ khí, chế tạo sản xuất và lắp dựng các khung nhà thép. Công ty là một đơn vị kinh tế vừa mang tính thương mại vừa mang tính sản xuất. Các sản phẩm mà công ty đã và đang sản xuất, thiết kế và xây dựng chính xác. 

         Sản phẩm của công ty có đặc điểm đòi hỏi kĩ thuật máy móc thiết bị đầy đủ, công nhân lành nghề, sản xuất nhiều mặt hàng. sản phẩm xây lắp có nhiều đặc điểm là không di chuyển mà cố định ở nơi sản xuất nên chịu ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, giá cả thị trường... của nơi đặt sản phâm đặt điểm này buộc phải di chuyển máy móc, công nhân theo địa điểm đặt sản phẩm, làm cho công việc quản lý, sử dụng hạch toán vật tư, tài sản phức tạp.

         Mọi công trình dự toán trước khi tiến hành sản xuất và quá trình sản xuất phải so sánh với dự toán, phải lấy dự toán làm thước đo sản xuất, xây dựng được tiêu thụ theo gián dự toán hoặc thoả thuận với chủ đầu tư khi hoàn thnàh      các công trình. Do vậy sản phẩm của công ty luôn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế dự toán của công ty.

Sơ đồ: Tổ chức bộ máy sản xuất tại Công ty.
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· Việc sản xuất và xây dựng chế tạo ở công ty dựa trên cơ sở các đơn đặt hàng của khách hàng. Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng sau đó chuyển nội dung hợp đồng cho phòng kinh tế kĩ thuật.

· Phòng kĩ thuật căn cứ theo yêu cầu của khách hàng tiến hành tổ chức thực hiện triển khai bóc tách công việc chi tiết xuống từng phân xưởng.

Các phân xưởng căn cứ vào định mức vật tư của từng công trình, sản phẩm: căn cứ vào yêu cầu kĩ thuật để đảm bảo cho chất lượng thực tế của sản phẩm do phòng kĩ thuật lập để thành sản xuất. Thông thường bắt đầu từ các phân xưởng tạo phôi, phân xưởng thép hình thành rồi đến phân xưởng cơ khí hoặc phân xưởng kết cấu. Cuối cùng sản phẩm lại qua khâu KCS của phòng kĩ thuật để kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho và đem giao cho khách hàng.

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Trường Thành..

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.

         Xuất phát từ  đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Toàn bộ công việc kế toán được tập trung tại phòng kế toán của công ty.

         Bộ máy kế toán ở công ty trực tiếp theo dõi và hạch toán những phần việc nắm chắc tình hình tài chính về vốn, về tài sản của công ty. 

· Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính cho từng tháng, quý.

· Theo dõi công tác quản lý taid sản.

· Tính giá thành thực tế các mặt hàng 

· Công tác bán hàng và giao dịch.

· Theo dõi đối chiếu công nợ.

· Các chi phí quản lý của công ty.

Tổng hợp các số liệu ở các phân xưởng và phần phát sinh ở khối văn phòng hay phòng kĩ thuật- tài chính lập báo cáo chung của toàn công ty.

Sơ đồ bộ máy kế toán ở công ty TNHH Tân Trường Thành
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Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán:

· Kế toán trưởng: Phụ trách kế toán, là người đứng đầu phòng kế toán- tài vụ, phụ trách chung tổng hợp thực hiện chức năng và nhiệm vụ kế toán tại Công ty theo quy chế phân cấp quản lý của Giám đốc công ty.

· Kế toán tổng hợp: là kế toán tổng hợp tất cả các khoản mục kế toán. Theo dõi phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các hoạt động, phụ trách về các sổ kế toán.

· Kế toán thanh toán: Theo rõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ và thanh toán các công nợ, theo dõi bằng giá trị số dư và biến động trong kỳ của từng loại tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty.

· Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu, chi, bảo quản tiền mặtbằng việc ghi chép sổ quỹ và báo cáo quỹ hàng ngày.

· Kế toán vật tư: Theo dõi tình hình Nhập- Xuất- Tồn kho nguyên, nhiên  vật liệu, phụ tùng thay thế... Kế toán vật tư theo dõi chi tiết từng loại vật tư cuối tháng tính tiền bảo quản vật tư xuất dùng trong kỳ và lập bảng tổng hợp ghi có cho các TK nguyên vật liệu, CCDC, chuyển qua cho KT tổng hợp, KT trưởng của Công ty.

· Kế toán tiền lương, BHXH: Theo dõi, tính toán tiền lương và các khoản BH cho CBCNV.

· Thủ kho: Theo dõi tình hình nhập- xuất kho NVL, thành phẩm đối chiếu với KT vật tư vào cuối tháng, cuối quý.

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản.

Căn cức vào hệ thống tài khoản kế toán do bộ tài chính ban hành. Căn cứ vào tình hình thực tế hạch toán ở đơn vị, doanh nghiệp đã sử dụng một hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại đơn vị. Là những tài khoản sửa đổi theo thông tư mới của bộ tài chính, sử dụng những tài khoản phù hợp với hình thức sản xuất và hạch toán tại đơn vị.

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán.

a) Hình thức kế toán.

Công ty áp dụng hình thức kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Rất phù hợp với quy mô sản xuất của doanh nghiệp. 

Sơ đồ hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
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Ghi chú: 

               : Ghi hàng ngày

               : Ghi cuối tháng

                : Kiểm tra đối chiếu

b). Sổ kế toán.

Sổ kế toán dùng để ghi chép hệ thống và lưu giữ cácngiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ thì mọi nghiệp vụ kinh tế ở các chứng từ gốc đều được phân loại và để lập chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào sổ kế toán tổng hợp.

Hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp sử dụng bao gồm:

- Sổ cái các tài khoản.

- Các sổ, thẻ, kế toán chi tiết.

Cuối tháng kế toán chi tiết tiến hành tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng, lập chứng từ ghi sổ và sổ cái các tài khoản một lần. Sổ cái mà doanh nghiệp sử dụng và mẫu sổ ít cột để phù hợp với đặc điểm vận hành máy, đảm bảo được các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi tiết khi sử dụng máy vi tính.

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán.

         Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị, kế toán phải lập chứng từ kế toán. Mọi hoạt động của Công ty đều được lập chứng từ đầy đủ kịp thời chính xác theo nội dung qui định trên mẫu của Bộ tài chính. Trong quá trình hạch toán có những chứng từ chưa có mẫu kế toán Công ty đã tiến hành tự lập chứng từ nhưng đảm bảo đầy đủ các nội dung qui định tại điều 17 của luật kế toán. Đồng thời rút ngắn thay thế một số chứng từ như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho bằng biên bản giao nhận hàng hoá để phù hợp với hoạt động của Công ty.

         Chứng từ kế toán đảm bảo được lập đúng theo đúng số liên qui định, chứng từ hợp lệ, phù hợp với từng khoản mục.

· Chứng từ tiền lương: Bảng chấm công, phiếu nghỉ hưởng BHXH, phiếu báo làm thêm giờ.

· Chứng từ về nguyên vật liệu, thnàh phẩm: Biên bản giao nhận, hoá đơn giá trị gia tăng.

2.1.3.5. Điều kiện máy móc thiết bị.

         Do qui mô hoạt động của Công ty và đòi hỏi của quản lý, trong hạch toán kế toán Công ty đã đưa vào xử lý trên máy vi tính. Nhưng do hoạt động chưa nhiều nên Công ty không sử dụng phần mÒn kế toán chuyên dùng nào mà chủ yếu sử dụng những thao tác thống kê, tính toán, trình bày văn bản để có thể hạch toán được công nợ, hạch toán chi tiết các tài khoản và dự trù tính toán các chi phí như nguyên vật liệu, tiền lương một cách nhanh chóng lịp thời.

2.1.3.6. Hạch toán hàng tồn kho.

         Công ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Đây là phương pháp không phản ánh theo dõi thường xuyên liên tục tình hình nhập xuất trên các tài khoản mà chỉ theo dõi phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ. Do vậy là phương pháp kiểm kê đơn giản gọn nhẹ và không phải điều chỉnh số liệu kiểm kê do đó giảm được lao động và chi phí hạch toán ( phương pháp này thích hợp với hình thức hoạt động của công ty có quy mô sản xuất vừa và nhỏ).  

	Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho
	=
	Trị giá  thực tế của hàng hoá tồn kho đầu kỳ
	+
	Trị giá  thực tế hàng hoá nhập kho trong kỳ
	-
	Trị gián  thực tế hàng hoá tồn kho cuối kỳ


2.1.3.7. Chế độ kế toán vận dụng.

         Công ty TNHH Tân Trường Thành thực hiện đúng chế độ kế toán do bộ tài chính ban hành đó là những thông tư, nghị định, qui định và hướng dẫn về kế toán trong lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được uỷ quyền ban hành. Đó là những thông tư , nghị định sau:

· Thông tư số 89/ 2002/ TT- BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán ban hành thoe quyết định số 149/2001/QĐ- BTC ngày 31- 12-2002.

· Pháp lệnh của Chủ Tịch nước về việc công bố luật kế toán số 12/2003/LKTN ngày 26/6/2003.

· Thông tư số 13/2003/ TT- BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ lao động thương binh và xã hội. Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của chính phủ về tiền lương đối với                                        người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp.

· Thông tư số 07/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 01/2003/ NĐ- CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi bổ sung một số điều lệ BHXH ban hành kèm theo nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.

· Nghị định số 114/2002/ NĐ- CP ngày 31/12/2002 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương.

· Nghị định số 03/2003/ NĐ- CP ngày 15/01/2003 củ chính phủ về việc điều chỉnh lương trợ cấp XH và đổi mới một bước quản lý tiền lương.

2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Tân Trường Thành.

2.2.1. Tình hình chung về quản lý lao động .
         Công ty TNHH Tân Trường Thành là Công ty có khối lượng công việc, mô hình sản xuất thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản phẩm sản xuất ra mang tính đặc thù nên quản lý nguồn lao động của công ty được phân loại như sau:

· Cán bộ công nhân viên lao động trực tiếp có 136 người. Cấp bậc thợ bình quân toàn công ty là 3/7, với đội ngũ kinh nghiệm trong nhiều năm công tác, nên trong những năm qua Công ty luôn hoàn thành những chỉ tiêu đặt ra và ngày càng có uy tín trên thị trường cơ khí, xây dựng, lắp đặt kết cấu tại Miền Bắc và cả nước.

· Cán bộ công nhân viên quản lý nghiệp vụ: Khối văn phòng gồm có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 1 kế toán trưởng và 39 nhân viên thuộc các phòng ban. 

· Nhân viên khác : Gồm có 8 người ( gồm lái xe, nhà bếp, bảo vệ )

2.2.2. Đặc điểm tiền lương và quản lý tiền lương ở Công ty. 

         Tiền lương chính là số tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cho người lao động đủ để tái sản xuất sức lao động và nâng cao bồi dưỡng sức lao động.

         Nhận thức tầm quan trọng của công tác tiền lương, Ban giám đốc, phòng kế toán – tài vụ ngay từ khi Công ty đi vào hoạt động đã xây dựng hệ thống tiền lương phù hợp đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động.

         Theo quy định đối với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Các doanh nghiệp không áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do nhà nước quy định ban hành mà người lao động thoả thuận với đại diện công đoàn cơ sở thực hiện ký hợp đồng lao động với Ban giám đốc. Mức lương thoả thuận ghi trong hợp đồng lao động luôn đảm bảo ít nhất bằng mức lương theo nghề hoặc công việc quy định của nhà nước.  

         Ngay từ khi bắt đầu thành lập Công ty. Hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động đã thoả thuận một mức lương đó là lương cấp bậc. Chế độ trả lương theo công việc mà người lao động phụ trách cộng với trình độ chuyên môn và bằng cấp đào tạo. Việc quy định phân phối tiền lương cho từng bộ phận , cá nhân người lao động theo quy chế phụ thuộc vào năng suất, chất lượng hiệu quả làm việc, công tác của từng bộ phận người lao động, không phân phối bình quân. Đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao như tốt nghiệp đại học, thợ bậc cao có kỹ thuật giỏi, giữ vai trò và đóng góp quan trọng cho việc hình thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thì mức tiền lương và thu nhập phải trả tương ứng. Chênh lệch về tiền lương và thu nhập giữa lao động phục vụ giản đơn với lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giỏi trong nội bộ Công ty được xem xét và quy định cho phù hợp.

         Thực hiện đầy đủ các thông tư nghị định mới quy định mới về tiền lương như thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 114/2002 của chính phủ về tiền lương đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp; Thông tư số 04/2003/TT- BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương và phụ cấp ; hay nghị định số 03/2003/ NĐ- CP về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và đổi mới một bước cơ chế tiền lương hay những quy định thông báo của Công ty về mức lương, thưởng ... Hiện nay Công ty đã xây dựng được thang lương cấp bậc hợp lý, phù hợp với mức tăng trong đời sống sinh hoạt, bước đầu đảm bảo cuộc sống của cán bộ công nhân viên.

         Ngoài mức lương cấp bậc được hưởng theo quy định, các cán bộ công nhân viên Công ty còn được hưởng hệ số lương riêng của Công ty dựa trên cấp bậc chức vụ công việc đang làm và định mức công việc được giao. Đó là:

· Phụ cấp trách nhiệm với cán bộ.

· Phụ cấp ăn ca, công trình, nhà ở, phụ cấp chung.

· Phụ cấp  khác tính trên số BHXH, BHYT trả thay lương.

         Ngoài ra còn có tiền thưởng theo xếp loại nhân viên hay tiến độ sản xuất của các tổ đội.

         Do tình hình thực tế sản xuất nên Công ty sử dụng chế độ lương khoán sản phẩm, khoán chất lượng nhằm gắn liền nhiệm vụ của người lao động với sản phẩm cuối cùng của đơn vị trên cơ sở quỹ lương được duyệt, việc phân phối tiền lương cho người lao động được áp dụng dưới hình thức khoán gọn công trình cho đơn vị đối với công việc có định mức kỹ thuật. Công nhân viên hỗ trợ sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện chế độ lương khoán được hưởng đầy đủ các khoản đãi ngộ khác theo chế độ hiện hành.

         Ngoài ra hàng năm căn cứ tình hình thực tế của Công ty, căn cứ năng lực trách nhiệm của cán bộ công nhân. Công ty tiến hành chế độ nâng bậc lương và mức lương cấp bậc cho cán bộ công nhân viên.

2.2.3. Các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân viên ở Công ty.

         Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo điều 7 nghị định số 114/2002/NĐ- CP ngày 31/12/2003 quy định cụ thể các hình thức trả lương. Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp, Công ty đã lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp nhất, gắn với yêu cầu và quản lý lao động cụ thể nhằm khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, năng suất lao động và hiệu quả công tác.Đó là  các hình thức sau:

- Hình thức tiền lương thoe thời gian( theo tháng) áp dụng cho khối văn phòng, những người làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ.

- Hình thức tiền lương khoán: Do đặc điểm sản xuất nên tiền lương của công nhân chủ yếu là lương khoán. Trong Công ty lương khoán được chia làm 2 loại.

+ Lương khoán sản phẩm đơn thuần: áp dụng cho các tổ đội thuộc các phân xưởng đối với những sản phẩm, công trình cần được hoàn thành trong một thời gian nhất định. Công tính cho cán bộ công nhân viên là công khoán.

+ Lương khoán công trìng: Là những trường hợp đi công trình nếu tính công nhật. Thường áp dụng với những công trình có số công ít, mức độ phức tạp khó, đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc những công việc yêu cầu sửa chữa.

2.2.3.1. Lương khoán sản phẩm.

         Nhằm thực hiện việc trả lương theo đơn giá tiền lương sản phẩm- lương khoán có hiệu quả gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và lợi nhuận sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, từng bộ phận và cá nhân người lao động thuộc quyền quản lý. Công ty đã xây dựng và ban hành quy chế phân phối tiền lương của Công ty theo hướng dẫn tại công văn số 4320/ LĐTBXH- TL ngày 29/12/1998 của bộ lao động thương binh – xã hội.

a). Quy định về đơn giá tiền lương.

         Do đặc điểm sản xuất mang tính những công trình giao khoán. Bản thân lại là một công ty ngoài quốc doanh nên quy định về đơn giá tiền lương khoán của công ty vừa mang những nét đặc trưng riêng vừa đảm bảo những quy định của nhà nước đã ban hành.

Căn cứ vào:  - Đơn giá cấp bậc.

                     - Đơn giá lương tối thiểu

                     - Đơn giá sản phẩm.

         Công ty đã cho ra quy định về đơn giá khoán với sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng của các sản phẩm và giữ uy tín của Công ty, Cụ thẻ như:

1> Đối với hàn kết cấu: 

a) Đơn giá hàn kết cấu hoàn chỉnh khung nhà tiệp: 185đ/ kg.

b) Đơn giá hàn kết cấu hoàn chỉnh khung nhà Zamil: 210đ/kg

c) Đơn giá hoàn chỉnh vand khuôn phẳng: 5800đ/kg

2> Đối với dựng khung nhà kiểu Tiệp và Zamil: 210đ/kg

b) Lương khoán sản phẩm.

         Các công nhân xây dựng, lắp đặt công trình xậy dựng mức lương theo:

· Định mức công việc.

· Đơn giá tiền lương cho từng công việc sản phẩm.

Tiền lương = Đơn giá tiền lương công việc thực tế  *  Định mức

         Định mức lao động ở đây do nhà nước quy định cho từng công việc, hạng mục công trình hoặc do doanh nghiệp tự dặt ra theo điều kiện thực tế theo 2 cách sau:

· Xây dựng định mức lao động từ các thành phần kết cấu.

· Xây dựng định mức theo số lao động cần thiết.

         Hình thức lương khoán của Công ty là khoán sản phẩm tập thể cho các đội sản xuất, đội xây dựng công trình. Trong quá trình tiến hành, hàng ngày đội trưởng căn cứ vào tay nghề, cấp bậc thợ để phân công công tác để đảm bảo công tác sản xuất. Cuối ngày làm việc chấm công năng suất chất lượng cho tổ viên. Người có năng suất cao, chất lượng tốt thì được cộng thêm, người có năng suất thấp thì hưởng lương ít hơn hoặc bị trừ vào công. Mỗi tháng tổ trưởng, đội trưởng phải có trách nhiệm gửi bảng chấm công một lần lên phòng kế toán để tính lương. Cuối tháng tổng kết vào bảng chấm công để thanh toán lương.

         Cơ sỏ để lập bảng chấm lương khoán là dựa trên phiếu giao việc là nghiệm thu thanh toán số công thực tế.

Tính  lương cho cá nhân

	Tiền lương
	=
	Tổng số tiền lương khoán của cả đội trong tháng
	*
	Số công thực tế của công nhân trong tháng

	
	
	Tổng số công sản phẩm thực tế của cả đội trong tháng


         Tiền lương khoán sản phẩm chi trả cho cán bộ công nhân viên ở đây chính là số tiền năng suất chất lượng, người nào làm nhiều công trong tháng sẽ được hưởng nhiều tiền công và ngược lại.

2.2.3.2. Lương thời gian.

         Đối tượng áp dụng: áp dụng cho tổ văn phòng, các bộ phận phòng ban tong Công ty gồm các cán bộ công nhân viên văn phòng, lực lượng lao động gián tiếp- những người làm công tác quản lý, công tác hỗ trợ cho hoạt động sản xuất của Công ty.

      Tính lương ca nhân :

	Tiền lương
	=
	§Glcb
	*
	C«ngsx
	+
	Ltn
	+
	L khác


                                                                             Lương cấp bậc

Trong đó: - ĐG lcb: đơn giá lương cơ bản  = 

                                                                                      26

                 - Công sx: Công sản xuất

                 - Ltn: Lương phu cấp trách nhiệm

                 - L khác: phụ cấp ăn ca, nhà ở, công trình, phụ cấp khác.

- Phụ cấp trách nhiệm : Được tính trên mặt hàng lương tối thiểu của Công ty, hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số trách nhiệm và ngày công trực tiếp công tác.

Cụ thể quy định hệ số phu cấp trách nhiệm tại Công ty TNHH Tân Trường Thành như sau:

	Ktn
	 Chức danh, bộ phận

	0,3
	Giám đốc, P giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng KT

	0,25
	Trưởng phòng, chủ tịch công đoàn

	0,2
	Phó phòng, phó chủ tịch công đoàn

	0,15
	Quản đốc, tổ trưởng

	0,1
	Đội trưởng, tổ phó


 - Phụ cấp các loại:

+ Phụ cấp một số tiền cho tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty         

    - Đối với công nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ từ quản đốc phân xưởng trở lên được trợ cấp 5000đ/ ngày công.

    - Đối với công nhân viên văn phòng, bảo vệ, nhà bếp, VSCN được trợ cấp 4000đ/ngày công.

- Phụ cấp cho những người lao động ở tỉnh xa đi thuê trọ hoặc những người đi làm xa từ 20km trở lên số tiền 50 000đ/ tháng.

- Đối với những trường hợp đi công trình nếu tính công nhật quy định phụ cấp 

+ Đối với công nhân: Phụ cấp 15 000đ/ ngày.

+ Đối với cán bộ : Phụ cấp 20 000đ/ ngày.

- Phụ cấp khác: Chính là khoản BHXH, BHYT doanh nghiệp tính vào chi phí sản xuất.

         Đây là khoản BHXH trả thay lương. Sở dĩ đây là một khoản phụ cấp vì trong doanh nghiệp nhiều cán bộ công nhân viên không tham gia đóng BHXH, BHYT như quy định của nhà nước. Cuối tháng đây không phải là một khoản khấu trừ mà là khoản thêm vào tiền lương và thu nhập. Hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích với tỷ lệ khác nhau đối với CBCNV. BHXH được tính theo lương cấp bậc từ 15%- 23% tuỳ theo từng người, theo từng thời gian tham gia BHXH mà Công ty có thể động viên cho CNV lao động. 15% đối với người lao động theo quy định của Công ty từ 35 tuổi trở lên và những cán bộ nghỉ hưu về làm thêm tại Công ty, những người chờ việc của các Công ty nhà nước không có việc làm; 17% là áp dụng cho người lao động tham gia BHXH từ năm 2002; 23% cho những người tham gia trước năm 2002.

- Trả lương cho các trường hợp khác:

+ Trong trường hợp phải ngừng việc do khách quan như mất điện, máy hỏng người lao động được trả 50% lương ( Phải có biên bản và xác nhân của phòng kỹ thuật, có giám đốc duyệt mới được thanh toán lương).

+ Người lao động làm đủ ngày công, đủ định mức nhưng do bản thân tự nguyện làm thêm giờ thì số giờ làm thêm đó được tính như ngày đi làm bình thường có hưởng hệ số của Công t y ( 150% DG lương)

+ Ngoài ra Công ty còn áp dụng hình thức khen thưởng.

· Thưởng tiến độ với những tổ đội hoàn thành công trình, sản  phẩm đúng tiến độ được giao mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt( kể cả trường hợp giao khoán) thì tuỳ thuộc mức độ công trình sẽ được thưởng từ 100.000đ đến 500000đồng.

· Hàng tháng căn cứ vào số ngày công thực tế, căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng công việc và ý thức chấp hành nội quy làm việc của Công ty. Phòng tổ chức hành chính phân loại công nhân ra các loại A, B, C. Mức thưởng cụ thể sẽ được Ban giám đốc quyết định sau mỗi tháng tuỳ thuộc vào kết quả SXKD của từng tháng.

Như từ 01/01/ 2005 đến 30/07/ 2005 Công ty áp dụng tiền thưởng tháng như sau: 

+ Loại A: Thưởng 15%*LCB

+ Loại B: Thưởng 10%*LCB

+ Loại C: Thưởng 5%* LCB

Ngoài ra có mức thưởng với cá nhân, tập thể nếu hoàn thành đầy đủ các công việc trong giờ quy định hay làm thêm và có ý thức chấp hành tốt

 2.2.4. Tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu:

         Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị, kế toán đều phải lập và phản ánh vào chứng từ kế toán. Hạch toán lao động bao gồm việc hạch toán tình hình sử dụng số lượng lao động, hạch toán kết quả lao động. Tổ chức tốt hạch toán lao động giúp cho doanh nghiệp có những tài liệu đúng đắn, chính xác để kiểm tra chấp hành kỹ luật lao động-  các hạch toán này đều được lập chứng từ đầy đủ. Tuy nhiên các chứng từ ban đầu về lao động là cơ sở để chi trả lương và các khoản phu cấp, trợ cấp cho người lao động đúng chế độ nhà nước đã ban hành cũng như những quy định của doanh nghiệp đã đề ra. Đây là khâu hạch toán ban đầu đối với các nghiệp vụ tính lương. Là cơ sở pháp lý  để tiến hành hạch toán tiền lương cho công nhân viên. Chứng từ chủ yếu bao gồm: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, phiếu báo làm thêm giờ, hợp đồng giao khoán, phiếu nghỉ hưởng BHXH, biên bản điều tra tai nan lao động...

- Về bản chấm công: Thời gian lao động của công nhân viên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để phản ánh kịp thời, chính xác tình hình sử dụng thời gian lao động, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, kế toán sử dụng bảng chấm công.

         Bảng chấm công được lập hàng tháng cho từng tổ, ban, phòng, nhóm và do người phụ trách căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình dÓ chấm công cho từng người trong ngày theo các ký hiệu. Cuối tháng người chấm công và phụ trách bộ phận ký vào và chuyển bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra đối chiếu quy ra công để tính lương và BHXH.

         Bảng chấm công được ghi theo quy định và lập thành 2 bản:

· Một bản được chuyển lên bộ phận kế toán Công ty để tính lương cho công nhân theo số lượng ngày công.

· Một bản được để tại phân xưởng, tổ đội để kiểm tra giám sát việc trả lương.

Biểu số 1 

Công ty TNHH Tân Trương Thành

Bảng chấm công

Tháng 07 năm 2005

Phân xưởng  cơ khí

	Stt
	Họ và tên
	Lương cấp bậc
	Hệ số
	Ngày trong tháng


	Quy ra công
	Ký hiệu chấm công

	
	
	
	
	
	Số công hưởng lương khoán
	Số công hưởng lương thơi gian
	số công nghỉ việc hưởng theo chế độ
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	...
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1
	Hoàng Minh Anh
	950
	1,92
	
	
	
	
	
	12
	15,5
	
	Lương sp: K

	2
	Nguyễn Văn Dũng
	700
	1,72
	
	
	
	
	
	1
	18,5
	
	Lương Tg: +

	3
	Nguyễn Thế Đăng
	750
	1,72
	
	
	
	
	
	13
	7,0
	
	Điều dưỡng: «

	4
	Mai Văn Lâm
	750
	1,72
	
	
	
	
	
	3.5
	9,5
	
	Con ốm: Cô

	5
	Nghiêm Đức Trung
	700
	1,52
	
	
	
	
	
	2
	19,5
	
	Thai sản: TS

	6
	Hoàng Văn Mạnh
	800
	1,72
	
	
	
	
	
	5,5
	20
	
	Nghỉ phép: P

	7
	Lê Tiến Hồng
	750
	1,72
	
	
	
	
	
	13
	12,5
	
	Hội nghị: H

	8
	Nguyễn Văn Quyết
	500
	1,52
	
	
	
	
	
	14
	11
	
	Nghỉ bù: NB

	9
	Nguyễn Mạnh Hà
	700
	1,72
	
	
	
	
	
	4
	11,5
	
	Tai nạn: T

	10
	 Mẫn Văn Oanh
	700
	1,72
	
	
	
	
	
	9
	13,5
	
	Ngừng việc: L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi Chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

( Ký tên)
	Kế toán trưởng

( Ký tên)


Biểu số 2

Công ty TNHH Tân  Trường Thành

Bộ phận: Văn phòng

Phiếu nghỉ hưởng BHXH

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai        Tuổi: 26

	Tên cơ quan Y tế
	Ngày tháng
	Lý do
	Số ngày cho nghỉ
	Bác sỹ ký tên
	Số ngày thực nghỉ

	
	
	
	Tổng số
	Từ ngày
	Đến ngày
	
	

	Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội
	12/03/2005
	Thai sản
	123
	12/03/05
	12/07/05
	
	123


         Để xác nhận số ngày nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.... của người lao động. Công ty sử dụng phiếu nghỉ hưởng BHXH, đây là căn cứ tính trợ cấp BHXH trả thay lương theo chế độ quy định. Cuối tháng phiếu này kèm theo Bảng chấm công chuyển về phòng kế toán tính BHXH, phiếu này đính kèm “ phiếu thanh toán BHXH” và lưu lại phòng kế toán.

Biểu số 3

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=========****=========

phiếu thanh toán trợ cấp BHXH

( Thanh toán thai sản)

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai                                        Tuổi: 26

Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên kế toán
Đơi vị công tác: Công ty TNHH Tân Trường Thành
Thời gian đóng phí BHXH: 3 năm                                    Sinh con  lần đầu

Tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ: 1.78
Số ngày được nghỉ: 123 ngày                      Từ ngày12/03/05 đến ngày12/07/05

-Tiền lương: 516 200*4          =            2 064 000 đồng

- Trợ cấp một lần khi sinh:                       516 000 đồng

 Cộng:                                                     2 518 000 đồng
Ghi bằng chữ: Hai triệu năm trăm mười tám nghìn đồng chẵn
Ghi chú:

Phụ trách BHXH đơn vị                                                     Giám đốc Công ty

2.2.5. Kế toán chi tiết tiền lương.

         Công ty TNHH Tân Trường Thành là một đơn vị hạch toán độc lập, sản phẩm chủ yếu của Công ty là những thiết bị cơ khí, xây dựng kết cấu được nghiệm thu và đi vào ứng dụng trong sản xuất và sinh hoạt. Lao động có tính chất đặc biệt của ngành đó là sự kết hợp lao động trí óc và hoạt động chân tay. Việc tính lương trong Công ty được tiến hành hàng tháng trên cơ sở các chứng từ hạch toán lao động và các chính sách, chế độ về lao động tiền lương mà nhà nước đã ban hành, các chế độ khác thuộc quy định của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Công việc tính lương được giao cho các nhân viên thống kê hạch toán ở các phân xưởng tiến hành, được tổng hợp ở phòng tổ chức hành chính và phòng kế toán kiểm tra lại trước khi thanh toán..

2.2.5.1. Lương khoán sản phẩm tập thể.

         Là hình thức áp dụng trong việc trả lương cho hầu hết lao động trực tiếp của Công ty. Công việc giao khoán thường cho từng tổ đội ở các phân xưởng. Kế toán có trách nhiệm tính lương phải trả cho từng việc khoán và hướng dẫn chia lương cho từng thành viên trong tổ đội theo những phương pháp chia nhất định nhưng luôn đảm bảo hợp lý. Đồng thời khi thực hiện cách tính lương theo tiền lương khoán Công ty luôn chú ý kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc khi hoàn thành nghiệm thu nhất là các công trình lắp đặt và xây dựng vì có những phần công việc khuất khi nghiệm thu khối lượng công trình sẽ khó phát hiện.

         Chứng từ xác định tiền lương cho công nhân viên theo lương khoán là dựa trên bảng chấm công, phiếu giao việc, khối lượng công việc hoàn thành nghiệm thu và thanh toán.  

Biểu số 4 

Công ty TNHH Tân Trường Thành 

phiếu giao việc khối lượng công việc hoàn thành, nghiệm thu và thanh toán

Tổ hàn 1- phân xưởng cơ khí

Tháng 07/2005

	Stt
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hàn kết cấu dầm gia tải
	m2
	51675
	150
	7 752 000 

	2
	Hàn kết cấu dầm cẩu
	m2
	6715
	165
	1 108 000

	3
	Hàm dầm cẩu trục nhà 5D
	m2
	4762
	153
	729 000 

	4
	Giằng, ray, dầm cẩu trục
	kg
	3623
	70
	254 000

	5
	Hàn kết cấu giằng dầu cột nhà 
	m2
	850
	70
	60 000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	9 903 000

	
	Ghi chú
	
	
	
	


         Căn cứ vào số công của từng công nhân, căn cứ theo cấp bậc và căn cứ vào chất lượng khả năng công việc của từng người mà tiến hành chia lương khoán.

Biểu số 5 

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Bảng chia lương khoán

Tổ hàn 1- phân xưởng Cơ khí

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương khoán
	ăn trưa
	Thực lĩnh

	A
	B
	C
	1
	2
	3= 1-2

	1
	Nguyễn Bá Anh
	Tổ trưởng
	2 210 000
	
	2 210 000

	2
	Hoàng Văn Tùng
	Tổ phó
	1 780 000
	
	1 780 000

	3
	Phạm Văn Tiến
	CN
	946 000
	
	946 000

	4
	Phạm Minh Tuấn
	CN
	610 000
	
	610 000

	5
	Nguyễn Thế Hùng
	CN
	720 000
	
	720 000

	6
	Nguyễn Văn Cảnh
	CN
	760 000
	
	760 000

	7
	Hoàng Anh Đức
	CN
	561 000
	
	561 000

	8
	Nguyễn Văn Vĩnh
	CN
	760 000
	
	760 000 

	9
	Phạm Văn Oánh
	CN
	610 000
	
	 610 000 

	10
	Nguyễn Văn Hạnh
	CN
	946 000
	
	946 000

	
	Tổng cộng
	
	9 903 000
	
	9 903 000


         Số công của công nhân được xác định qua bảng chấm công là chứng từ theo dõi thời gian làm việc của mỗi công nhân. Đây là cơ sở lập bảng công tháng cho từng tổ đội.

2.2.5.2. Trả lương thời gian.

         Đối với nhân viên quản lý, hỗ trợ sản xuất như nhân viên kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, các cán bộ lãnh đạo Công ty được trả lương theo thời gian và được trả dưới nhiều dạng phụ cấp ở những bộ phận này hàng tháng mỗi phòng có một bảng chấm công riêng, trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng có nhiệm vụ chấm công, theo dõi thời gian làm việc của công nhân trong phòng để lập bảng chấm công và nộp chứng từ có liên quan cho trưởng phòng tổ chức xem xét và ký duyệt.Sau khi ký duyệt trưởng phòng tổ chức chuyển bảng chấm công và các giấy tờ khác về phòng kế toán để lập bảng tính lương, trả lương cho từng phòng. 

Biểu số 6

Đơn vị : Công ty TNHH Tân Trường Thành

Bảng chấm công

tháng 07 năm 2005

Bộ phận văn phòng

	Stt
	Họ và tên
	Lương cấp bậc
	Hệ số
	Ngày trong tháng


	Quy ra công
	Ký hiệu chấm công

	
	
	
	
	
	số công hưởng lương khoán
	Số công hưởng lương thời gian
	Số công nghỉ việc hưởng theo chế độ
	

	A
	B
	C
	D
	1
	...
	31
	32
	
33
	34
	35

	1
	hhhhMai Văn Anh
	2050
	4,6
	
	
	
	
	27
	
	Lương sp:K

	2
	Hoàng Văn Tài
	1600
	3,94
	
	
	
	4ct
	28
	
	Lương tg; +

	3
	Nguyễn Tú
	1600
	3,94
	
	
	
	
	26.5
	
	Điều dưỡng:ô

	4
	Hoàng Thị Tú
	1600
	3,94
	
	
	
	
	27,5
	
	Con ốm: Cô

	5
	Mai Thị Tuyết
	1050
	1,52
	
	
	
	
	27
	
	Thai s¶n:ts

	6
	Phạm Văn Ba
	850
	1,35
	
	
	
	
	29
	
	Nghỉ phép: P

	7
	Nguyễn Hùng
	1000
	1,78
	
	
	
	
	28.5
	
	Hội nghị: H 

	8
	Đỗ Xuân Lâm
	900
	1,7
	
	
	
	
	27
	
	Nghỉ bù: NB

	9
	Dương Văn Cái
	1550
	2,98
	
	
	
	
	28
	
	Tai nạn: T

	10
	Bùi Đức Huy
	1600
	3,94
	
	
	
	4ct
	29,5
	
	Ngõng viÖc:L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhìn vào Bảng chấm công tháng 07 năm 2005 của tổ văn phòng ta thấy: 

· Hoàng Văn Tài- Phó giám đốc Công ty phụ trách về kỹ thuật.

	Lương thời gian
	=


	Lương cấp bậc


	*
	Ngày công làm việc thực tế

	
	
	26
	
	


                1 600 000

     =    ----------------  * 28 = 1 723 000 đồng 

                   26

· Là phó giám đốc nên hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là 0,3

Phụ cấp trách nhiệm =   Hệ số trách nhiệm * Lương thời gian

                                  =    0.3  *  1 723 000 = 517 000 đồng

· Ngoài ra còn có phụ cấp lương công trình với quy định phụ cấp công trình cho cán bộ là 15 000 đồng/ ngày công.

                                 =  4* 15 000 = 60 000 đồng

· Phụ cấp khác 

Chính là khoản BHXH trả thay lương của Công ty đối với cán bộ, tuỳ mức độ mà cồn ty tiến hành phụ cấp với số % cho phù hợp như 15%, 17%, 19% và 23%.

         Theo quy định Phó giám đốc tỷ lệ được hưởng BHXH phụ cấp 15%

        Phụ cấp khác  = 290 000 * Hệ số lương * Hệ số phụ cấp

                               = 290 000 * 3.94 * 15%   = 171 000 đồng

        Tổng lương = Lương thời gian + phụ cấp TN + phụ cấp ăn ca,.. + phụ cấp khác.

                              = 1 723 000 + 517 000  + 60 000   + 171 000 

                               = 2 471 000 đồng

Không có khoản khấu trừ nào nên tổng lương bằng thực lĩnh

+) Phạm Văn Ba- Nhân viên phòng Marketing

                                    850 000 

  Lương thời gian = -----------------  *  29  =  948 000 đồng

                                         26

   Phụ cấp khác: do tham gia BHXH nên được hưởng 23 %

             = 290 000* 23%  * 1,35 = 90 000 đồng

    Tổng lương  = 948 000 + 90 000  =   1 038 000 đồng

     Các khoản khấu trừ BHXH phải nộp = 23%* LCB* HSL

                                                                = 23%* 290 000*1.35 = 90 000đồng

     Thực lĩnh = Tổng lương – các khoản khấu trừ

                      = 1 038 000 – 90 000 = 948 000 ®

BiÓu sè 7

 CTy TNHH Tân Trường Thành

Bảng thanh toán tiền lương tháng 7 năm 2005

Tổ : Văn phòng                                                              Đơn vị tính: 1000§

	STT
	Họ và tên
	Hệ số
	Cấp bậc lương
	Công, ca CT
	Lương t.g
	Tiền PCTN
	PC ăn ca, nhà ở
	PC khác
	Cộng
	BHXH phải nộp
	Thực lĩnh
	Ký nhận

	
	
	
	
	
	Công
	tiền
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mai Văn Anh
	4,6
	2050
	
	27
	2129
	639
	
	200
	2968
	
	2968
	

	2
	Hoàng Văn Tài
	3,94
	1600
	4ct
	28
	1723
	517
	60
	171
	2471
	
	2471
	

	3
	Nguyễn Tú
	3,94
	1600
	
	26,5
	1631
	489
	
	171
	2291
	
	2291
	

	4
	Hoàng Thị Tú
	3,94
	1600
	
	27,5
	1692
	508
	
	171
	2371
	
	2371
	

	5
	Mai Thị Tuyết
	1,52
	1050
	
	27
	1090
	
	
	66
	1156
	
	1156
	

	6
	Phạm Văn Ba
	1,35
	850
	
	29
	948
	
	
	59
	1007
	
	1007
	

	7
	Nguyễn Hùng
	1,78
	1000
	
	28,5
	1096
	
	
	119
	1215
	119
	1096
	

	8
	Đỗ Xuân Lâm
	1,7
	900
	
	27
	935
	
	
	113
	1048
	113
	935
	

	9
	Dương Văn Cái
	2,98
	1550
	
	28
	1669
	417
	
	130
	2216
	
	2216
	

	10
	Bùi Đức Huy
	3,94
	1600
	4ct
	29,5
	1815
	545
	60
	171
	2591
	
	2591
	

	
	
	
	
	
	
	14235
	2967
	120
	1371
	19334
	232
	19102
	


Biểu số 8

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Bảng thanh toán tiền thêm giờ và bổ sung lương

tổ: Văn phòng                                                                      (đơn vị: 1000đ)

	Stt


	Họ và tên
	Lương cấp bậc
	Tiền thêm giờ
	Xếp loại
	Ký nhận

	
	
	
	Giờ
	Tiền
	Loại
	Tiền
	

	1
	Mai Văn Anh
	2050
	
	
	A
	320
	

	2
	Hoàng Văn Tài
	1600
	
	
	A
	259
	

	3
	Nguyễn Tú
	1600
	4,0
	45
	A
	245
	

	4
	Hoàng Thị Tú
	1600
	6,5
	73
	A
	254
	

	5
	Phạm Thái Hà
	900
	7,5
	49
	B
	135  
	

	6
	Nguyễn Văn Thái
	1150
	6,0
	50
	B
	122
	

	7
	Nguyễn Văn Tuệ 
	400
	
	
	KXL
	
	

	8
	Hoàng Minh Ngọc
	1380
	1,5
	15
	A
	203
	

	
	
	
	
	132
	
	1403
	


2.2.5.3. Chi trả lương cho cán bộ công ty.

         Công ty thanh toán cho CBCNV hàng tháng làm một kỳ không có kỳ tạm ứng.

         Thanh toán lương tháng này vào ngày 05 đến 10 tháng sau.

Trong tháng tuỳ theo tình hình của công nhân viên có thể được tạm ứng lương theo yêu cầu.

         Lương tạm ứng được quy định bằng 1/3 lương cấp bậc và căn cứ vào bản thân người lao động và số công của công nhân đạt được khi yêu cầu tạm ứng. Căn cứ vào số tiền thanh toán tạm ứng kế toán lạp phiếu chi, các bản thanh toán tạm ứng để thủ quỹ tiến hành chi.

Biểu số 09

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Giấy đề nghị tạm ứng

Ngày 18 tháng 07 năm 2005
Kính gửi: Giám đốc Công ty TNHH Tân Trường Thành
Tên tôi là: Đỗ Xuân Lâm

Địa chỉ : Phòng kĩ thuật 

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 400 000đ

Viết bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng chẵn
Lý do tạm ứng: Con ốm

Thời gian thanh toán: 06/08/2005

	Giám đốc Công ty

( ký tên , đóng dấu)
	Kế toán

( ký tên )
	Người đề nghị tạm ứng

( ký tên)


         Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng kế toán lập phiếu chi để thanh toán tạm ứng cho công nhân viên. 

Biểu số 10

Công ty TNHH Tân Trường Thành

277- Đường Đê La Thành – Hà Nội

Phiếu chi 

                                                                         Quyển số: 

                              số

Ngày18 tháng 07 năm 2005 

Họ tên người nhận tiền: Đỗ Xuân Lâm 
Địa chỉ: Phòng kĩ thuật 

Lý do chi : Tạm ứng lương

Số tiền: 400 000đồng

Viết bằng chữ:  Bốn trăm nghìn đồng chẵn

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( viết bằng chữ)  Bốn trăm nghìn đồng chẵn

Ngày 18 tháng 07 năm 2005

	Giám đốc
	KT trưởng
	Người lập phiếu
	Thủ quỹ
	Người nhận tiền


         Cuối tháng căn cứ bảng lương tháng của từng đội, từng bộ phận phòng kế toán tiến hành tổng hợp thanh toán tiền lương, kế toán tiền lương sẽ tổng hợp cho từng bộ phận, sau khi được sự đồng ý của kế toán trưởng, ban giám đốc, sẽ chuyển bảng tổng hợp lương cho kế toán thanh toán để lập chi .

	số tiền thực lĩnh
	=
	Tổng số tiền lương phải trả
	-
	Số tiền CBCNV đã tạm ứng
	-
	Số tiền các khoản phải trừ vào lương


2.2.6. Kế toán tổng hợp tiền lương.

         Việc tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các tổ đội, phân xưởng và phòng kế toán mới chỉ phản ánh theo dõi một cách chi tiết, tỷ mỉ theo công tác quản lý, chưa phản ánh tổng quát tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

         Muốn thực hiện được điều này, kế toán cần sử dụng các tài khoản kế toán, sổ kế toán tổng hợp để phản ánh, kiểm tra, giám sát tình hình kế toán tiền lương và đòi hỏi kế toán phải theo dõi một cách thường xuyên, liên tục hàng tuần, hàng tháng.

         Công ty sử dụng các tài khoản sau: 

· TK 334 “ phải trả công nhân viên” Tài khoản này dùng để phản ánh tiền lương và các khoản thanh toán trợ cấp BHXH, tiền thưởng... Thanh toán khác có liên quan đến thu nhập của cán bộ công nhân viên.

· TK338 “ Phải trả, phải nộp khác” Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả, phải nộp  cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức đoàn thể xã hội, cho cấp trên về KPCĐ, BHXH, BHYT và các khoản trừ vào lương.

· Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tai khoản như: 

         - TK 335” Chi phí phải trả” 

          - TK 622 “ Chi phí nhân công trực tiếp”

          - TK 623 “ Chi phí nhân công vận hành máy” 

          - TK627 “ Chi phí sản xuất chung”

          - TK 642 “ Chi phí quản lý Doanh nghiệp”

          - TK 111, 112.....

         Để thấy rõ hơn ta có thể khái quất qua sơ đồ hạch toán sau:

sơ đồ hạch toán

TK112                    TK111                    TK334                          TK622,623

        Rút TGNH về qũy   Chi trả lương,tạm
Tiền lương phải trả 

        TM để trả lương    ứng cho CBCNNV

     cho CNL§




TK338





TK627




       BHXH, BHYT

Tiền lương phải trả cho 





       KPCĐ trừ vào 
bộ phận gián tiếp

    lương











TK642







       Tiền lương trả cho bộ 

phận quản lý

TK431








Trả thưởng cho 


         







CBCNV
Hàng tháng kế toán tiền lương và các khoản trích phải tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tương sử dụng và tính BHXH, BHYT, KPCĐ hàng tháng tính vào chi phí kinh doanh theo mức lương quy định của chế độ và của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp chỉ có một bộ phận cán bộ công nhân viên tham gia đóng BHXH, BHYT nên doanh nghiệp vẫn sử dụng bảng phân bổ tiền lương và BHXH để phân bổ chi phí và lập các bảng tổng hợp thanh toán lương phải trả, bảng thanh toán BHXH, bảng tổng hợp lương trên phạm vi toàn Công ty, su đó sẽ chuyển cho các bộ phận kế toán làm căn cứ ghi sổ và đối chiếu. 

Sau khi lập định khoản kế toán tiến hành phản ánh trên các sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản, Bảng thanh toán tiền lương toàn công ty, bản thanh toán BHXH.

Biểu số 11

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Chứng từ ghi số

tháng 07 năm 2005

Số : 20

	Chứng từ
	Trích yếu
	Số hiệu TK
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	20
	31/07
	Tiền lương phải trả CNV tháng 07/2005
	622
	
	120 365 000
	

	
	
	
	623
	
	10 940 000
	

	
	
	
	627
	
	8 006 000 
	

	
	
	
	642
	
	40 145 000
	

	
	
	
	
	334
	
	179 456 000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	179 456 000
	179 456 000

	
	
	Ghi chú
	
	
	
	


Kèm theo : ..........Chứng từ gốc

Người lập                                                                               Kế toán trưởng 

Biểu số 12

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Chứng từ ghi sổ

Tháng 07 năm 2005

Số: 24

	Chứng từ
	Trích Yếu
	Số hiệu TK
	Số tiền

	Số
	Ngày 
	
	Nợ 
	Có
	Nợ 
	Có

	1/24
	31/07/05
	Chi TM trả lương T06
	334
	111
	153 542 000
	153 542 000

	2/24
	31/07/05
	BHXH phải nộp 
	334
	338
	7 705 000
	7 705 000

	3/24
	31/07/05
	Chi CK CNV
	334
	112
	6 000 000
	6 000 000

	
	
	Cộng 
	
	
	167 247 000
	167 247 000

	
	
	Ghi Chú
	
	
	
	


Kèm theo: Chứng từ : Gốc

Người lập                                                                              Kế toán trướng

* Cuối tháng căn cứ lập định khoản:

NỢ TK 622          120 365 000

NỢ TK 623            10 940 000

NỢ TK 627              8 006 000

NỢ TK 642             40 145 000

       CÓ TK  334                   179 456 000

Thanh toán lương

NỢ TK 334             167 247 000

       CÓ TK 111                153 542 000

       CÓ TK 338                    7 705 000

        CÓ TK 112                   6 000 000

Biểu số 13: Sổ cái tài khoản 334

 Công ty TNHH Tân Trường Thành

sổ cái tài khoản 334

Tên TK : Phải trả công nhân viên

Tháng 07 năm 2005

	NTGS


	CT ghi sổ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	
	Số
	NT
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	
	
	
	Dư đầu tháng
	
	
	
	260 604 000

	
	
	
	Số phát sinh
	
	
	
	

	
	20
	31/7
	Tiền lương CNV tháng 06
	622
	334
	
	120 365 000

	
	
	
	
	623
	334
	
	10 940 000

	
	
	
	
	627
	334
	
	8 006 000 

	
	
	
	
	642
	
	
	40 145 000

	
	24
	31/7
	Trả lương CNV
	334
	111
	153 542 000
	

	
	
	
	
	334
	338
	7 705 000
	

	
	
	
	
	334
	112
	6 000 000
	

	
	
	
	Cộng số PS
	
	
	167 247 000
	179 456 000

	
	
	
	Dư cuối tháng
	
	
	
	272 813 000


Kế toán trưởng                                                                   Kế toán lập biểu

( ký tên)                                                                                      ( ký tên )

Biểu số 14

Công ty TNHH Tân Trường Thành

sổ chi tiết tk 334

Tên TK : phải trả CNV

Tháng 07 năm 2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK§¦
	Số phát sinh
	Số dư cuối

	Số
	ngày
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	có

	
	
	Dư đầu tháng
	
	
	260 604 000
	
	

	
	
	Số phát sinh
	
	
	
	
	

	480
	06/7
	chi tiền làm ngoài giờ t06
	112
	
	
	6 000 000
	

	490
	10/06
	Chi tiền lương t06
	111
	
	
	153 542 000
	

	
	
	BHXH
	338
	
	
	7 705 000
	

	20
	
	phân bổ lương t7
	
	
	
	
	

	
	
	CNTTSX
	622
	
	
	
	98 699 300

	
	
	CN vân hành máy
	623
	
	
	
	7 876 800

	
	
	Nhân viên quản lý
	642
	
	
	
	40 145 000

	20
	16/7
	PB lương ct Việt hàn 
	
	
	
	
	

	
	
	CNTTSX
	622
	
	
	
	14 443 800

	
	
	CN vận hành máy
	623
	
	
	
	1 641 000

	
	
	Lương gián tiếp
	627
	
	
	
	5 067 300

	20
	24/7
	PB lương CT Việt Nhật
	
	
	
	
	

	
	
	CNTTSX
	622
	
	
	
	7 221 900

	
	
	CN vận hành máy
	623
	
	
	
	1 422 200

	
	
	Lương gián tiếp
	627
	
	
	
	2 938 700

	
	
	Cộng phát sinh
	
	
	
	167 247 000
	179 456 000

	
	
	Số dư cuối tháng
	
	
	
	
	272 813 000


Kế toán trưởng                                                                  Kế toán lập biểu

    ( ký tên)                                                                                    ( ký tên )

2.2.7 Tổ chức kế toán BHXH , BHYT , KPCĐ

2.2.7.1 Đặc điểm , phương thức của các khoản trích 

         Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm Xã hội,là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản suất tạo ra sản phẩm hàng hoá.Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm:BHXH,BHYT,KPCĐ.Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động .

         Do tình hình lao động của công ty và tình hình quản lý chung ở công ty có rất nhiều điểm khác biệt.Mặc dù số lao động làm việc trong công ty đều ở độ tuổi lao động và theo đúng quy định phải tham gia đầy đủ chính sách BHXH,BHYT của chính phủ và bộ tài chính. Nhưng do là một công ty TNHH, thời gian thành lập chưa lâu, lao động phần lớn là lao động phổ thông ký kết hợp đồng chủ yếu trong một thời gian, khối lượng công việc chủ yếu chưa ổn định và lâu dài. Do vậy chỉ có một bộ phận công nhân viên tham gia đóng BHXH,BHYTo quy định để được hưởng những chính sách trợ cấp khi ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất.

         Căn cứ vào tình hình thực tế đó, hàng tháng kế toán tiến hành trích khoản BHXH,BHYT trên những công nhân tham gia là 23%

     trong đó: -17% tính vào chi phí 

                        +15% BHXH

                         +2% BHYT

                        -6% Trừ vào lương 

                           +5%BHXH

                            +1% BHYT

         Với kinh phí công đoàn, trích 2% trên tổng quỹ lương với tất cả công nhân viên  trong công ty. Trong đó nộp cho cấp trên là 0,8%;

để lại doanh nghiệp hoạt động là 1,2%. hàng tháng công đoàn công ty tiến hành thu đoàn phí trên 1% lương cơ bản trong đóư nộp cho cấp trên là 0,3%; để lại doanh nghiệp hoạt động là 0,7%.

         Tính tiền lương cơ bản(lương cấp bậc) của CBCNV tham gia BHXH, BHYT trong công ty. Cuối tháng căn cứ mức cần thiết phải nộp, kế toán tiền lương và BHXH tiến hành thủ tục đem nộp cho BHXH của cấp quản lý bằng tiền mặt, uỷ nhiệm chi.

*trình tự hạch toán các khoản BHXH,BHYT như sau 

       TK111,112


TK338




TK622,623

Trích BHXH,BHYT



     Khi nộp, chi BHXH,BHYT




    TK 627







Trích BHXH,BHYT vào chi phí












    TK 642






Trích KPCĐ tính vào chi phí












      TK334






  BHXH trừ vào lương

Biểu số 15

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Chứng từ ghi sổ

Tháng 07 năm 2004

Số 25B

	Chứng từ
	Trích yếu
	Số hiệu
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1/ 25B
	31/7/05
	Trích 2% KPCĐ trên quỹ lương
	642
	338
	3 613 528
	3 613 528

	2/25B
	31/7/05
	BHXH trả tiền BHXH quý 1+2/05
	112
	338
	1 795 000
	1 795 000 

	3/25B
	31/7/05
	Trích BHXH tháng 07/05
	334
	338
	8 972 800
	8 972 800

	
	
	Cộng 
	
	
	
	

	
	
	Ghi chú
	
	
	14 381 328
	14 381 328


Kèm theo: Chứng từ gôc

 Người lập                                                                                Kế toán trưởng

  ( ký tên )                                                                                       ( ký tên)

Biểu số 16

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Chứng từ ghi sổ

tháng 07 năm 2005

Số 25A

	Chứng từ
	Trích yếu
	số hiệu
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1/25A
	31/07/05
	Nộp BHXH lên cơ quan cấp trên bằng TGNH
	338
	112
	2 324 248
	2 324 248

	2/25A
	31/07/05
	Trả BHXH thay lương
	338
	111
	8 128 000
	8 128 000

	3/25A
	31/07/05
	Thu đoàn Phí T07/05
	338
	111
	1 203 650
	1 203 650

	
	
	Cộng 
	
	
	11 655 898 
	11 655 898

	
	
	Ghi Chú
	
	
	
	


Kèm theo : Chứng từ gốc

     Người lập                                                                             Kế toán trưởng

     ( Ký tên)                                                                                   ( Ký tên)

Biểu số 17

Công ty TNHH Tân Trường Thành

Sổ chi tiết TK 338

Đối tượng BHXH, BHYT, KPCĐ

Tháng 07 năm 2005

	Ctõ
	Diển giải
	TK §¦
	Số phát sinh
	Số dư cuối

	S
	N
	
	
	Nợ 
	Có
	Nợ 
	Có

	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	23.142.000
	
	

	
	
	Số phát sinh 
	
	
	
	
	

	
	
	Nộp BHXH lên cấp trên
	112
	
	
	2.324.248
	

	
	
	Trả BHXH thay lương + Thu ĐP
	111
	
	
	9.331.650
	

	
	
	Trích 2% KPCĐ 
	642
	
	
	
	3.613.528

	
	
	Trích BHXH T7
	
	
	
	
	

	
	
	CNV L§TT
	622
	
	
	
	6 018 050

	
	
	CNV Vận hành máy
	623
	
	
	
	547 000

	
	
	CNV sản xuất
	627
	
	
	
	400 300

	
	
	CN quản lý
	642
	
	
	
	2 007 450

	
	
	BHXH trích trả
	112
	
	
	
	1.795.000

	
	
	Cộng 
	
	
	
	11 655 898
	14 381 328

	
	
	Dư cuối kỳ
	
	
	
	
	25 867 430


Lập bảng                                                                        Kế toán trưởng 

( Ký tên)                                                                              ( Ký tên)

Chương III.

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại

công ty TNHH tân Trường thành.

3.1.  Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành.

3.1.1. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động.

         Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, trong mỗi doanh nghiệp việc quản lý hợp lý nguồn lao động có ý nghĩa vô cùng to lớn. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa người lao động với tư liệu lao động, môi trường lao động sẽ góp phần tăng năng suất lao động mang lại hiệu quả rất lớn cho doanh nghiệp. Thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý lao động. Công ty TNHH Tân Trường Thành đã cố gắng ngày một hoàn thiện công tác quản lý lao động sao cho hợp lý  hơn.
Bảng kê tình hình lao động của công ty TNHH Tân TrườngThành

	Chỉ tiêu
	Thực hiện 2003

( người)
	Thực hiện 2004

( người)
	So sánh 2004/2003

( người)
	Tỷ lệ

( 2004/ 2003)

	Tổng số lao động
	159
	169
	tăng 10
	6.29%

	1. Trên đại học
	
	
	
	

	2. Đại học, cao đẳng
	16
	21
	+ 5
	31,25%

	3. Trung cấp
	33
	37
	+ 4
	12,12%

	4. Sơ cấp
	28
	31
	+ 3
	10,71%

	5. CN kỹ thuật
	35
	37
	+ 2
	5,71%

	LĐ phổ thông
	37
	43
	+ 6
	16,21%

	Tổng số nam
	132
	142
	+ 10
	7,57%

	Tổng số nữ
	22
	27
	+ 5
	22,72%

	Hợp đồng dài hạn
	136
	140
	+ 4
	2,94%

	Hợp đồng ngắn hạn
	23
	29
	+6
	26,1%


         Qua biểu phân tích ta thấy: số công nhân viên của công ty năm 2004 so với năm 2003 đã tăng lên 10 người tương ứng tăng với tỷ lệ 6,29%.

         Xét về trình độ tính chất công việc, ta thấy năm 2004 số CBCNV có trình độ đại học và cao đẳng tăng thêm 5 người tương ứng với tăng 31,25%. Số công nhân viên tốt nghiệp sơ cấp tăng 3 người ( ứng với tỷ lệ 10,71%). Công nhân học qua lớp công nhân kỹ thuật tăng 2 người ( 5,7%). Lực lượng lao động phổ thông tăng 6 người ( 16,21%). Với sự thay đổi này chứng tổ cơ cấu phân bố lao động của công ty đã có sự chuyển dịch đáng kể để phù hợp với nhu cầu tìm kiếm và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

         Năm 2004 công ty đã ký hợp đồng lao động dài hạn với 4 người tăng 2,94% điều này chứng tỏ đội ngũ công nhân viên hợ đồng làm việc trong công ty chưa lâu nhưng đã đáp ứng được nhu cầu của công việc tạo được sự tin tưởng với công ty. Hiện nay, do thị trường sức lao động đang bị dư thừa nên giá trị sức lao động cũng trở lên rả mạt, các công ty đều tận dụng cơ hội này để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản xuất, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Việc tăng thêm cá hợp đồng dài hạn và ngắn hạn là một dấu hiệu tốt báo hiệu công ty đang trên đà phát triển. Tuy nhiên đối với những người lao động không tham gia đón BHXH, BHYT, đồng nghĩa với việc họ không được hưởng những khoản trợ cấp như ốm đau, thai sản... công ty cần xem xét đến những trường hợp này để đảm bảo an toàn người lao động có như thế mới có thể an tâm làm việc và đóng góp hết khả năng lao động của mình.

3.1.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương của công ty

3.1.2.1. Ưu điểm: 

         Công ty TNHH Tân Trường Thành là công ty tổ chức sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ được mở tài khoản tại  ngân hàng được sử dụng con dấu riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội. Công ty được thành lập năm 2001 và hoạt động cho đến ay với tinh thần tự cường, chủ động sngs tạo và phấn đấu cố gắng lỗ lực của CBCNV công ty. Công ty ngày càng khẳng định vị trí của mình trong rất nhiều công trình có giá trị thực hiện trong sản xuất. Có được những kết quả đó, ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong công ty đã nhận thức đúng đắn được quy luật vận động của nền kinh tế thị trường từ đó rút ra tiền lương là thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chính vì  vậy, Việc bố trí sắp xếp lao động hợp lý tính toán và phải trả công cho người lao động một cách thoả đáng góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động từ đó mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp. Do vậy việc tính toán chi trả lương ho người lao động là một yếu tố mà ban giám đốc và các phòng ban luôn luôn coi trọng.

         Trong những năm gần đây, về thu nhập bình quân của người lao động luônh tăng theo các năm, cụ thể: 

· Năm 2002 : 800 000đ/ người

· Năm 2003 : 1 200 000đ/ người 

· Năm 2004 : 1 300 000đ/ người  

         Là một Công ty ngoài quốc doanh, hoạt động theo luật doanh nghiệp của nhà nước. Là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo quy mô vừa và nhỏ nên Công ty đã áp dụng hình thức kế toán tapạ trung tức là toàn Công ty chỉ có một phòng kế toán hạch toán chung, còn ở các tổ đội chỉ cử kế toán thống kê, theo dõi, giao dịch và làm việc trực tiếp ở phòng kế toán công ty dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng và ban giám đốc công ty. Về hình thức kế toán hiện nay công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ rất phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Do vậy mà kế toán có thể quản lý các chứng từ ghi sổ và kiểm tra đối chiếu với tổng số tiền mà kế toán đã ghi trên các tài khoản được chính xác, kịp thời sửa chữa sai xót và hơn thế nữa là việc tính lương cho cán bộ công nhân viên được phản ánh đúng số công làm việc thực tế của công nhân viên. 

         Các chứng từ được sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ sổ pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ đều được sử dung đúng mẫu của bộ tài chính, những thông tin kinh tế về nội dung của các nghiệp vụ. Kinh tế phát sinh đều được nghi đày đủ, chính xác vào chứng từ, các chứng từ đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, điều chỉnh và xử lý kịp thời.

         Đối với công tác hạch toán tổng hợp: Công ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế toán của bộ tài chính ban hành để phù hợp với tình hình và đặc điểm của công ty, kế toán đã mở các tài khoản cấp 2, cấp 3 nhằm phản ánh một cách chi tiết hơn, cụ thể hơn, tình hình biến động của các tài khoản đã giúp cho kế toán thuận tiện hơn cho việc nghi chép một cách đơn giản, rõ ràng mang tính thiết thực, giảm nhẹ phần viêck kế toán, chánh sự chồng chéo, việc ghi chép kế toán.  

         Công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn được hoàn thành. Các chế độ về lương, thưởng, phu cấp... của nhà nước luôn được thực hiện đầy đủ và chính xác. Công việc tổ chức tính lương và thanh toán lương đã được làm tốt, với hệ thống sổ sách khá đầy đủ, hoàn thiện với việc nghi chép số liệu chung thực và khách quan theo đúng quy định của nhà nước. Hệ thốnh sổ sách chứng từ ban đàu về tiền lương ban đầu về tiền lương luôn phản ánh đầy đử số lượng và chất lượng.

         Về việc tổ chức tính lương và thanh toán lương công ty luôn nhận thức được chi phí nhân công là một trong ba  khoản mục chủ yếu cấu thành lên giá thành sản phẩm lên kế toán tiền lương luôn ý thức được trách nhiệm tính đúng, tính đủ kịp thời lương cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra công ty còn khuyến khích công nhân hoàn thành tốt công việc bằng cách tăng tiền thưởng, bồi dưỡng.

         Về quỹ lương và các khoản trích : Ngay từ đầu công ty đã xây dựng quỹ tiền lương để trả CBCNV, hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động của năm, của mức lợi nhuận năm trước để xây dựng mức lương cho năm nay. Công ty đều tiến hành các quỹ theo đúng quy định, các quỹ tiền thưởng lên tiền lương của CBCNV ngày càng cao. Các quỹ BHXH, BHYT vẫn được thành lập mặc dù chỉ có một bộ phận cán bộ tham gia BHXH và được trích theo đúng quy đinh. Về tổ chức công đoàn là đại diện cho tập thể CBCNV trong công ty luông đứng ra đảm bảo sự công bằng quyền lợi cho CBCNV. Nguồn quỹ KPCĐ của công ty được trích theo đúng tỷ lệ và để trả thưởng cho CBCNV hoàn thành tốt công việc của mình và thăm hỏi gia đình công nhân khi có công việc hay khi ốm đau.

3.1.2.2. Nhược điểm.

         Bên cạnh những ưu điểm của công tác tiền lương và hạch toán các khoản trích theo lương thì trong kế toán tiền lương vẫn không tránh khỏi những sai sót do thời gian công ty đi vào hoạt động chưa lâu, do đội ngũ cán bộ còn hạn chế về mặt số lượng nên cán bộ phải đảm nhiệm những phần việc khác nhau, điều này dẫn đến tình trạng một số phần việc kế toán còn làm tắt như vậy là phản ánh chưa đúng với yêu cầu của công tác, bên cạnh đó là những hạn chế như:

· Về quản lý lao động: Việc phân loại lao động trong công ty mặc dù đã tiến hành nhưng hiệu quả lại không cao, phân loại vẫn chưa rõ ràng, quản lý chưa chặt chẽ nhất là những CNV ở những cơ sở phụ không có sự dám sát hay  khi đi công trình.

· Về việc tính lương: Mặc dù đã áp dụng hệ thống lương cấp bận theo quy định nhưng mức lương này theo ban giám đốc quyết định nên vẫn mang tính chủ quan. Trong khi hạch toán lương công nhân làm vào các ngày nghỉ, ngày lễ vẫn hạch toán như ngày công bình thường là chưa hợp lý. Ngoài ra không trích trước tiền lương nghỉ phép cho CBCNV trong kỳ, chỉ những cá nhân tham gia BH mới được hưởng những chế độ, điều này là đúng nhưng lại chưa đảm bảo với những công nhân khác nhất  là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

3.2. Lý do phải hoàn thiện.

         Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Tân Trường Thành em thấy: Về cơ bản công tác kế toán đã đi vào nề nếp đảm bảo tuân thủ theo đúng kế toán của nhà nước và bộ tài chính ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty hiện nay. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty quản lý. Xác định được đúng kết quả sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ, thực hiện đúng, thực hiện đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng, đảm baỏ quá trình hạch toán kịp thời nộp báo cáo đúng thời hạn quy định.

         Trên đây là những mặt tích cực mà công ty đã đạt được cần tiếp tục hoàn thiện và phát huy. Bên cạnh những mặt tích cực đã nêu trên quá trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Tân Trường Thành vẫn không tránh khỏi những tồn tại, những vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý và chưa thật tối ưu. Thời gian thực tập tuy ngắn nhưng đã giúp em tìm hiểu tình hình thực tế của công ty và mạnh dạn đưa ra một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiên lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH Tân Trường Thành. 

3.3. ý kiến đề xuất hoàn thiện.

- Công tác tổ chức và quản lý lao động 

- Kế toán chi tiết tiền lương

- Tin học hoá trong công tác kế toán.

3.4. Điều kiện thực hiện.

3.4.1. quản lý lao động .

         Tổ chức bố trí lại lao động cho phù hợp với nôi dung công việc quy trình công nghệ để tận dụng triệt để khã năng lao động và phân phối tiền lương theo hiệu quả đóng góp lao động.

         Để thuận lơi cho việc quản lý và hạch toán, công ty cần tiến hành phân loại lao động và xếp lao động vào các nhóm khác nhau theo những đặc trưng riêng, áp dụng các hình thức sau:

· Phân loại theo thời gian lao động.

· Phân loại theo mối quan hệ với quá trĩnh sản xuất

· Phân loại theo chức năng của lao động.

3.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích.

 - Thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép 

 - Sổ sách kế toán tiền lương 

+ Sổ chi tiết TK 338  lập thành 3 sổ để theo rõi từng đối tượng trích

+ Sổ chi tiết TK 334 cũng nên tách ra đối với từng loại lao động đẻ dễ theo dõi và hạch  toán.

- Tiến hành trích tiền lương nghỉ phép để đảm bảo đời sống công nhân viên vừa tránh cho công ty những khoản phát sinh đột biến ảnh hưởng đến kế quả kinh doanh.

3.4.3. Hệ thống tin học hóa ứng dụng trong kế toán tiền lương.

         Công ty TNHH Tân Trường Thành là một công ty kinh doanh thương mại có rất nhiều nghiệp vụ kế toán, nếu ta chỉ sử dụng phần mềm excel thì khối lượng công việc rất nhiều, đôi khi các công thức tính toán khi sao chép từ nơi này sang nơi khấc có thể lệch dòng: đưa ra báo cáo không chính xác, báơ cáo không được đưa ra kịp thời do đó cần thiết sử dụng phần mềm kế toán.

         Với phần mềm chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào thì chương trình sẽ tự chạy các báo cáo. 

         Giảm bớt khối lượng công việc khối lượng ghi chép thông tin.

         Tạo điều kiện cho việc thu nhập, sử lý cung cấp thông tin nhanh chóng.

         Tạo niềm tin vào báo cáo tài chính mà công ty cung cấp.

          Giảm sức lao động, giải phóng các kế toán viên khỏi việc tìm kiếm vàkiểm tra việc thông tin số liệu, tăng giảm nhằm tiết kiệm nhiều thời gian.

          Tiến hành lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình thời gian, sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, đồng thời kiểm tra đối chiếu các số liệu với bảng cân đối phát sinh.

         Trong tình hình thực tế hiện nay xuất hiện rất nhiều phần mÒn kế toán chuyên dụng ứng dụng thực tiễn và đem lai hiệu quả trong hạch toán kế toán và nhất là kế toán tiền lương. Với tình hình của công ty đã có đử điều kiện để xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự và tính lương bằng máy tính thay vì những thao tác thủ công hiện nay mặc dù đã đưa vào sử dụng nhưng lại chưa phát huy hết khả năng của máy. Hiệu quả của việc sử dụng máy tính là rất lớn, nó bao hàm đầy đủ những chức năng như: Sắp xếp, tìm kiếm, báo cáo, trợ giúp.

3.5. Hiệu quả của việc thực hiện ý kiến hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

         Những ý kiến cũng như những phương hướng khác phục những hạn chế trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương mà em trình bày ở trên sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cụ thể là: 

· Việc phân loại lao động và sếp lao động vào các nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định.

+ Phân loại theo theo thời gian lao động giúp cho doanh nghiệp nắm được tổng số lao động của mình từ đó có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và huy động khi cần thiết. Đồng thời xác định các nghĩa vụ đối với nhà nước được chính xác.

+ Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất cách phân loại này giúp công ty đánh gia được tính hợp lý của lao động từ đó có biện pháp tổ chức bố trí lao động cho phù hợp.

+ Phân loại theo chức năng lao động có tác dụng cho việc tổng hợp tập hợp chi phí lao động được kịp thời chính xác, phân định được chi phí sản phẩm và chi phí thời kì. 

         Như vậy hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những yêu cầu thiết yếu trong điều kiện kinh tế thị trườngb hiện nay. Song việc vận dụng sáng tạo sổ sách kế toán cho phù hợp với điều kiện thực tế công ty phải đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép của chế độ kế toán hiện hành vừa toạ điều kiện thuận lợi cho công ty, vừa đáp ứng nhu cầu thanh tra khi cần thiết của cơ quan chức năng.

Kết luận
          Để xây dựng và phát triển một nền sản xuất hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, tiền lương và các khoản trích theo lương thực sự phải làm được chức năng là đòn bẩy kinh tế, phải trở thành động lực chính thúc đẩy tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Mỗi hình thức trả lương đều có ưu điểm, nhược điểm riêng tuỳ từng ngành nghề, từng doanh nghiệp chọn cho mình một hình thức phù hợp nhất đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tổng hoà giữa các lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp và Người lao động.


Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đóng góp rất lớn trong quản lý lao động tiền lương. Nếu ta hạch toán đúng, đủ, chính xác sẽ là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động, phát huy tính sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch được giao – là phương cách đúng đắn nhất để tăng thu nhập cho chính mình, tích luỹ cho doanh nghiệp và cho xã hội.


Trong điều kiện hiện nay việc nâng cao chất lượng công tác trả lương theo thời gian là nhiệm vụ lâu dài của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH  Tân Trường Thành nói riêng để ngày càng hoàn thiện, phù hợp với công tác quản lý và hạch toán lao động.


Tuy nhiên trong tình hình kinh tế hiện nay, các chế độ ngân sách luôn thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế mới. Để thích nghi với sự thay đổi đó buộc các đơn vị, các doanh nghiệp cũng phải có những thay đổi theo để ngày càng hoàn thiện công tác quản lý và xây dựng tiền lương.


Vì thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế đặc biệt là thời gian tiếp xúc làm việc thực tế ít nên không tránh khỏi những sai sót và những biện pháp đưa ra chưa hoàn hảo. Kính mong được sự quan tâm, chỉ bảo của các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên để bài viết hoàn thiện hơn.


Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Cô  và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH  Tân Trường Thành đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình kế toán - Đại học kinh tế quốc dân (chủ biên PTS Đặng Thị Loan).

2. Lý thuyết hạch toán kế toán – NXB Tài chính – Năm 1996.

1. Chế độ tiền lương mới:

+ Nghị định số 10/2000/CP ngày 27 tháng 3 năm 2000 của chính phủ về việc quy định lương tối thiểu trong các doanh nghiệp.

+ Thông tư hướng dẫn số 11 ngày 6 tháng 4 năm 2000 của Bộ lao động thương binh xã hội.

2. Đỗ Văn Thận – Phân tích tài chính doanh nghiệp – NXB Thống kê - Năm 1999.

3. Tài liệu của công ty TNHH Tân Trường Thành do phòng kế toán cung cấp

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
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Giám đốc





Phó Giám đốc KD





Phó Giám đốc KT





Phòng TC-HC





Phòng KT-KT





Phòng kế toán





Phòng KD





Các phân xưởng
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Sổ chi tiết TK 632,511,131
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Bảng tổng hợp các sổ chi tiết
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Báo cáo tài chính


Báo cáo chi tiết về doanh thu và kết quả kinh doanh





Sổ chi tiết TK 911
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